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KẾ HOẠCH DẠY HỌC NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: Toán 7 , 9
I.CĂN CỨ
Căn cứ Kế hoạch giáo dục về việc triển khai thực hiện Khung kế hoạch dạy học và hướng dẫn xây dựng các loại kế hoạch; sử dụng hồ sơ, sổ sách năm học 2016-2017.
Tổ/nhóm chuyên môn Toán 7,9 xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán 7 ,9 cụ thể như sau:
II.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Thời lượng :
· Học kì I: 19 tuần;
· Học kì II: 18 tuần
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 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÁN 7:
	Tuần
	Chương
	Bài
	Thời lượng 
(số tiết)
	Mục tiêu
	Phương pháp, kĩ thuật DH
	Kiểm tra (15 phút, 1 tiết,…)
	Điều chỉnh

	
	
	
	
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Thái độ
	
	
	

	ĐẠI SỐ

	1
	
	§1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
	1
	

Biết được số hữu tỉ là số viết được dưới dạng  với .
	-  Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ.
-   Biết biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biểu diễn một số hữu tỉ bằng  nhiều phân số bằng nhau.
-   Biết so sánh hai số hữu tỉ.
-  Giải được các bài tập vận dụng quy tắc các phép tính trong Q.
	Hình thành đức tính cẩn thận trong công việc.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.

	
	

	
	
	§2. Cộng, trừ số hữu tỉ
	1
	Học sinh nẵm vững quy tắc cộng trừ số hữu tỉ , hiểu quy tắc chuyển vế trong tập số hữu tỉ .
	- Có kỹ năng làm phép tính cộng trừ số hữu tỉ nhanh và đúng.
- Có kỹ năng áp dụng quy tắc chuyển vế.
	Nghiêm túc, trung thực trong giờ học.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.

	
	

	2
	
	§3. Nhân chia số hữu tỉ
	1
	Học sinh nắm vững các qui tắc nhân chia số hữu tỉ, hiểu khái niệm tỉ số của 2 số hữu tỉ.
	Có kỹ năng nhân chia số hữu tỉ nhanh và đúng.
	Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.

	
	

	
	
	§4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân chia số thập phân
	1
	Học sinh hiểu khái niệm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.
	Xác định được giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, có kỹ năng cộng, trừ, nhân, chia các số  thập phân
	Có ý thức vận dụng tính chất các phép toán về số hữu tỉ để tính toán hợp lý.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
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	Luyện tập
	1
	Củng cố quy tắc xác định giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.
	Rèn kỹ năng so sánh các số hữu tỉ, tính giá trị biểu thức, tìm x.

	Phát triển tư duy học sinh qua dạng toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.

	
	

	
	
	§5. Luỹ thừa của một số hữu tỉ
	1
	- Học sinh hiểu khái niệm  luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ x. 
- Biết các qui tắc tính tích và thương của 2 luỹ thừa cùng cơ số, quy tắc tính luỹ thừa của luỹ thừa.
	Có kỹ năngvận dụng các quy tắc   
      nêu trên trong tính toán trong tính toán.

	Rèn tính cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
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	§6. Luỹ thừa của một số hữu tỉ (tiếp)
	1
	Củng cố cho học sinh khái niệm về luỹ thừa của một số hữu tỉ, 
  HS nắm vững quy tắc luỹ thừa của một tích và luỹ thừa của một thương.
	Vận dụng các quy tắc trên trong tính toán.

	Say mê học tập
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.

	
	

	
	
	Luyện tập
	1
	Củng cố các qui tắc nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số, quy tắc tính lũy thừa của lũy thừa, lũy thừa của 1 tích, lũy thừa của 1 phương.
	Rèn luyện kỹ năng, áp dụng các qui tắc trên trong tính giá trị biểu thức viết dưới dạng lũy thừa, so sánh hai lũy thừa, tìm số chưa biết.

	Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác.
	Làm việc nhóm , thảo luận
Đàm thoại 
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	§7. Tỉ lệ thức
	1
	Học sinh hiểu rõ thế nào là tỉ lệ thức, nắm vững hai tính chất của tỉ lệ thức.

	- Nhận biết được tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức. 
- Bước đầu biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức vào giải bài tập.
	Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.

	
	

	
	
	Luyện tập
	1
	Củng cố định nghĩa và hai tính chất  của tỉ lệ thức.

	Rèn luyện kỹ năng nhận dạng tỉ lệ thức, tìm số hạng chưa biết của tỉ lệ thức, lập ra các tỉ lệ thức từ các số từ đẳng thức tích.
	Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác.
	Làm việc nhóm , thảo luận
Đàm thoại 
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	§8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
	1
	Học sinh nắm vững tích chất của dãy tỉ số bằng nhau.

	Có kỹ năng vận dụng tính chất này để giải các bài toán chia theo tỉ lệ thức.
	Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	Luyện tập
	1
	Củng cố các tính chất của tỉ lệ thức, của dãy tỉ số bằng nhau.
	Luyện kỹ năng thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên tìm x trong tỉ lệ thức, giải các bài toán về chia tỉ lệ.
	Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác.
	Thảo luận nhóm 
Đàm thoại, hỏi đáp.
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	§9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn
      tuần hoàn
	1
	Học sinh nhận biết được số thập phân hữu hạn, điều kiện để một phân số tối giản biểu diễn được số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn.
	Hiểu được kỹ năng số hữu tỉ là số có biểu diễn số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn.

	Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	Luyện tập
	1
	Củng cố điều kiện để PS viết được dưới dạng số thập phân hửu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.
	Rèn luyện kỹ năng viết một PS dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn và ngược lại.
	Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác.
	
	
	

	8
	
	§10. Làm tròn số
	1
	Học sinh có khái niệm về làm tròn số, biết ý nghĩa của việc làm tròn số trong thực tiễn.
	Nắm vững và biết vận dụng các qui ước làm tròn số. Sử dụng đúng các thuật ngữ nêu trong bài.
	Có ý thức vận dụng các qui ước làm tròn số trong đời sống hàng ngày.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	Luyện tập
	1
	Củng cố và vận dụng thành thạo các qui ước làm tròn số. Sử dụng đúng các thuật ngữ trong bài.
	Vận dụng các qui ước làm tròn số vào các bài toán thực tế, vào việc tính giá trị biểu thức, vào đời sống hàng ngày.
	Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác.
	
	
	

	9
	
	§11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
	1
	Học sinh có khái niệm về số vô  tỉ, hiểu thế nào là căn bậc hai của một số không âm.

	
Biết sử dụng, đúng ký hiệu .
	Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	§12. Số thực
	1
	Học sinh biết được số thực là tên, gọi chung cho cả số hữu tỉ và số vô  tỉ ,biết được biểu diễn thập phân của số thực. Hiểu được ý nghĩa của trục số thực
	Thấy được sực phát triển của hệ thống số  từ N đến Z, Q và R.
	Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác.
	Gợi mở 
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	Luyện tập
	1
	Củng cố khái niệm số thực, thấy được rõ hơn quan hệ giữa các tập hợp số đã học (N, Z, Q, I, R).

	Rèn luyện kỹ năng so sánh số thập phân hữu hạn và các số thực, kỹ năng thực hiện phép tính tìm x và tìm căn bậc hai dương của 1 số.
Học sinh thấy được sự phát triển của các hệ thống số từ N đến Z, Q và R.
	Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	Ôn tập chương I
	1
	Hệ thống cho học sinh các tập hợp số đã học.
 Ôn tập định nghĩa số hữu tỉ, qui tắc xác định giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, qui tắc các phép toán trong Q.
	Rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép tính trong Q, tính nhanh, tính hợp lý, tìm x, so sánh hai số hữu tỉ

	Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác.
	Phân tích , tổng hợp 
Gợi mở 
Làm việc nhóm
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	Ôn tập chương I (tiếp)
	1
	Ôn tập các tính chất của tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau, giải toán về tỉ số, chia tỉ lệ, thực hiện phép tính trong R, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối
	Rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép toán.

	Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác.
	Phân tích , tổng hợp 
Gợi mở 
Làm việc nhóm
	
	

	
	
	Kiểm tra chương I
	1
	- Đối với học sinh: kiểm tra mức độ nhận thức kiến thức  của HS từ tiết 1 đến tiết 21.
Đối với giáo viên: Từ kết quả của bài kiểm tra, GV có kế hoạch điều chỉnh PP DH và cách ra đề sao cho phù hợp với học sinh
	Rèn cho HS kỹ năng trình bày bài kiểm tra.

	Cẩn thận, nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra.
	
	
	

	
	II
	§1. Đại lượng tỉ lệ thuận
	1
	- Biết được công thức biểu diễn mối liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận.
  - Nhận biết được hai đại lượng có tỉ lệ thuận hay không.
  - Hiểu được các tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận.
  - Biết cách tìm hệ số tỉ lệ, khi biết một cặp, giá trị tương ứng của hai đại lượng tỉ lệ thuận, tìm giá trị của 1 đại lượng khi biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng của đại lượng kia.
	Rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép toán.

	Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	§2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
	1
	- Củng cố kiến thức về hai đại lượng tỉ lệ thuân.
- Biết cách làm các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận 
và chia tỉ lệ.
	Rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép toán.

	Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	13
	
	Luyện tập
	1
	Học sinh làm thành thạo các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ.

	- Có kỹ năng sử dụng thành thạo các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải toán.
- Thông qua giờ luyện tập học sinh được biết thêm nhiều bài toán liên quan đến thực tế.
	Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác.
	Phân tích , tổng hợp 

	
	

	
	
	§3. Đại lượng tỉ lệ nghịch
	1
	Biết được công thức biểu diễn mối liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

	+ Nhận biết được hai đại lượng có tỉ lệ nghịch hay không.
   + Hiểu được các tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
   + Biết cách tìm hệ số tỉ lệ nghịch, tìm giá trị của 1 đại lượng khi biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng của đại lượng kia.
	Rèn luyện tính cẩn thận , chính xác và ý thức hợp tác nhóm.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
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	§4. Một số bài toán về đại lượng lệ nghịch
	1
	Học sinh cần phải biết cách làm các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ nghịch.
	Vận dụng thành thạo các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải toán nhanh và đúng.
	Rèn luyện tính cẩn thận , chính xác và ý thức hợp tác nhóm.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	Luyện tập
	1
	Củng cố các kiến thức về đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch.

	- Có kỹ năng sử dụng thành thạo các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để vận dụng giải toán nhanh và đúng.
   -  Học sinh được hiểu biết mở rộng vốn sống thông qua các bài toán mang tính thực tế, bài tập về năng suất, bài tập về chuyển động.
	Rèn luyện tính cẩn thận , chính xác và ý thức hợp tác nhóm.
	Phân tích , tổng hợp 
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	§5. Hàm số
	1
	Học sinh biết được khái niệm về hàm số, nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lương kia hay không.

	- Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không trong nhưng cách cho cụ thể và đơn giản (bằng bảng, bằng công thức).
   - Tìm được giá trị tương ứng của hàm số khi biết giá trị của biến số.
	Khả năng quan sát, nhận xét, chính xác.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	Luyện tập
	1
	Củng cố khái niệm hàm số thông qua một số bài tập trong SGK..

	- Rèn luyện khả năng nhận biết đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không.
   - Tìm được giá trị tương ứng của hàm số theo biến số và ngược lại.
	Rèn luyện tính cẩn thận , chính xác và ý thức hợp tác nhóm.
	Phân tích 
Làm việc nhóm 
	
	

	
	
	Ôn tập
	1
	Hệ thống hoá kiến thức chương II
	Rèn các dạng bài tập về hàm số
	Rèn luyện tính cẩn thận , chính xác và ý thức hợp tác nhóm.
	Tổng hợp , phân tích
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	Kiểm tra 45’
	1
	Đối với học sinh: kiểm tra mức độ nhận thức kiến thức  của HS từ tiết 23 đến tiết 35.
Đối với giáo viên: Từ kết quả của bài kiểm tra, GV có kế hoạch điều chỉnh PP DH và cách ra đề sao cho phù hợp với học sinh.

	Rèn cho HS kỹ năng trình bày bài kiểm tra.

	Cẩn thận, nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra.
	
	
	

	
	
	Ôn tập HKI
	1
	Ôn tập các phép tính về số hữu tỉ, số thực thụng qua một số bài tập.

	- Rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính về số hữu tỉ, số thực để tính giá trị của biểu thức. Vận dụng các tính chất của dẳng thức, tính chất của tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để tìm số chưa biết 
- Rèn kĩ năng trình bày bài giải.
	Học sinh có ý thức học tập bộ môn.
	Tổng hợp , phân tích
	
	

	
	
	Ôn tập HKI
	1
	Ôn tập về đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch, đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) thông qua một số bài tập.
	Rèn kĩ năng giải các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch, vẽ đồ thị của hàm số.
	Học sinh có ý thức học tập bộ môn.
	Tổng hợp , phân tích
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	Ôn tập HKI
	1
	Ôn tập về đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch, đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) thông qua một số bài tập.
	Rèn kĩ năng giải các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch, vẽ đồ thị của hàm số.

	Học sinh có ý thức học tập bộ môn.
	Tổng hợp , phân tích
	
	

	
	
	Kiểm tra HKI
	2
	- Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh trong chương trình học kỳ I.
- Học sinh nắm được các nội dung kiến thức cơ bản của học kỳ I thông qua bài kiểm tra.
	Rèn cho HS kỹ năng trình bày bài kiểm tra.

	Cẩn thận, nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra.
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	§6. Mặt phẳng toạ độ
	1
	Thấy được sự cần thiếr phải dùng một cặp số để xác định vị trí của một điểm trên mặt phẳng.

	- Biết vẽ trục tọa độ.
- Biết xác định toạ độ của một điểm trên mặt phẳng.
- Biết xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó.
	Thấy được mối liên hệ giữa toán học và thực tiễn để ham thích học toán.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	Luyện tập
	1
	Củng cố kiến thức về mặt phẳng toạ độ thông qua một số bài tập trong SGK.

	Học sinh có kỹ năng thành thạo vẽ hệ trực tọa độ, xác định vị trí một điểm trong của mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó, biết tìm tọa độ của một điểm cho trước.
	Rèn luyện tính cẩn thận , chính xác và ý thức hợp tác nhóm.
	Phân tích 
Làm việc nhóm
	
	

	
	
	Trả bài KT HKI
	1
	Giúp HS phát hiện được sai sót khi làm bài kiểm tra.
	HS có kỹ năng phát hiện và khắc phục sai sót của bài kiểm tra.
	Nghiêm túc, cẩn thận trong giờ
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§7. Đồ thị hàm số y = ax (a  0)
	1
	Học sinh hiểu được khái niệm của hàm số đồ thị của hàm số y = a.x (y # 0), thấy được ý nghĩa của đồ thị trong thực tiễn và trong nghiên cứu hàm số.
	Rèn cách vẽ đồ thị của hàm số y = a.x.

	Rèn luyện tính cẩn thận , chính xác và ý thức hợp tác nhóm.

	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	Luyện tập
	1
	Củng cố khái niệm đồ thị của hàm số y = a.x (a # 0) thông qua một số bài tập trong SGK.

	Rèn kỹ năng vẽ đồ thị của hàm số y = a.x (a # 0) biết kiểm tra điểm thuộc đồ thị và điểm không thuộc đồ thị hàm số. Biết cách xác định hệ số a khi biết đồ thị của hàm số.
	Thấy được ứng dụng của đồ thị của hàm số trong thực tiễn.
	Phân tích 
Làm việc nhóm
	
	

	
	
	Ôn tập chương II
	1
	Hệ thống hóa kiến thức của chương về hai đại lượng tỉ lệ thuận và hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

	Rèn luyện kỹ năng giải toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch. Chia một số thành các phần tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch với các số đã cho.
	Thấy rõ ý nghĩa thực tế của toán học và đời sống.
	Tổng hợp , phân tích
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	III
	§1. Thu thập số liệu thống kê, tần số
	1
	- Làm quen với các bảng (đơn giản) về thu thập số liệu thống kê khi điều tra về cấu tạo, về nội dung. Biết xác định và diễn tả được dấu hiệu điều tra, hiểu ý nghĩa của các cụm từ "số các giá trị của dấu hiệu" và "số các giá trị khác nhau của dấu hiệu" làm quen với khai niệm tần số của một giá trị.
- Biết các ký hiệu đối với 1 dấu hiệu, giá trị của nó và tần số của một giá trị. Biết lập các bảng đơn giản để ghi lại các số liệu thu thập được qua điều tra.
	Bước đầu nhận biết dấu hiệu và tần số của nó thông qua bảng số liệu ban đầu
	Liên hệ thực tế về kế quả điều tra.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	Luyện tập
	1
	Củng cố kiến thức về dấu hiệu, giá trị của dấu hiệu và tần số của chúng thông qua một số bài tập trong SGK
	Có kỹ năng thành thạo tìm giá trị của dấu hiệu cũng như tần số và phát hiện nhanh dấu hiệu chung cần tìm hiểu.
	Thấy được vai trò của môn Toán áp dụng vào đời sống hàng ngày.
	Phân tích 
Làm việc nhóm
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	§2. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu
	1
	- Hiểu được bảng "tần số" là một hình thức thu gọn, có mục đích của bảng số liệu thống kê ban đầu, nó giúp cho việc sơ bộ nhận xét về giá trị của dấu hiệu được dễ dàng hơn.
- Biết cách lập bảng "tần số" từ bảng số liệu thống kê ban đầu và biết cách nhận xét.
	- Có kỹ năng lập bảng “tần số” từ bảng số liệu thống kê ban đầu.
- Có kỹ năng tìm các giá trị khác nhau và tần số của chúng.

	Hàm, thích học bộ môn.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	Luyện tập
	1
	- Củng cố cho học sinh về k/n giá trị của dấu hiệu và tần số tương ứng.
- Biết cách lập bảng tần số và bảng số liệu ban đầu từ bảng tần số.
	Rèn luyện kỹ năng lập bảng "tần số".

	Biết liên hệ giữa toán học và thực tiễn.
	Phân tích 
Làm việc nhóm
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	§3. Biểu đồ
	1
	- Hiểu ý nghĩa minh hoạ của biểu đồ về giá trị của dấu hiệu và tần số tương ứng.
- Biết cách dựng biều đồ đoạn thẳng từ bảng tần số và bảng ghi dãy số biến thiên theo thời gian.
- Biết đọc các biểu đồ đơn giản.
	Rèn kỹ năng vẽ hệ trục toạ độ và xác định các điểm  có toạ độ là cặp số gồm giá trị và tần số của nó.

	Thấy được mối liên hệ giữa toán học và thực tế.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	Luyện tập
	1
	- H/s biết cách dựng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng "tần số" và ngược lại từ biểu đồ đoạn thẳng, học sinh biết lập lại bẳng "tần số"
- Biết tính tần suất và biết thêm về biểu đồ hình quạt qua bài đọc thêm
	Kỹ năng vẽ biểu đồ đoạn thẳng; kỹ năng đọc biểu đồ.

	Nghiêm túc trong học tập.
	Phân tích 
Làm việc nhóm
	
	

	23
	
	§4. Số trung bình cộng
	1
	Hs biết cách tính số trung bình công theo công thức từ bảng đã lập, biết sử dụng số trung bình cộng để làm đại diện cho một dấu hiệu trong trường hợp để so sánh khi tìm hiểu các dấu hiệu cùng loại.
	- HS biết tìm mốt của dấu hiệu và bước đầu thấy ý nghĩa thực tế của mốt.
- HS biết đọc các biểu đồ đơn giản.

	Rèn tính cẩn thận, chính xác.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	Luyện tập
	1
	Củng cố kiến thức về số trung bình cộng thông qua một số bài tập cơ bản
	-  Làm thành thạo các bài tập về số trung bình cộng.
   -  Tìm mốt của dấu hiệu 1 cánh nhanh chóng và chính xác.
	Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế. Rèn luyện tính cẩn thận , chính xác và ý thức hợp tác nhóm
	Phân tích 
Làm việc nhóm
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	Ôn tập chương III
	1
	Hệ thống lại kiến thức cơ bản của chương III.
	Rèn kĩ năng lập bảng, vẽ biểu đồ, tính số trung bình cộng, tìm mốt của dấu hiệu.
	Rèn tính cẩn thận, chính xác.
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	
	
	Kiểm tra chương III
	1
	- Đối với học sinh: kiểm tra mức độ nhận thức kiến thức  của HS từ tiết 41 đến tiết 49.
· Đối với giáo viên: Từ kết quả của bài kiểm tra, GV có kế hoạch điều chỉnh PP DH và cách ra đề sao cho phù hợp với học sinh.
	Rèn cho HS kỹ năng trình bày bài kiểm tra.

	Cẩn thận, nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra.
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	IV
	§1. Khái niệm về biểu thức đại số
	1
	Học sinh hiểu được khái niệm về biểu thức đại số.

	Tự tìm được một số ví dụ về biểu thức đại số.
	Khả năng diễn đạt chính xác, trí tưởng tượng.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	§2. Giá trị của một biểu thức đại số
	1
	- Củng cố khái niệm về biểu thức đại số.
- Biết tính giá trị của một biểu thức tại các giá trị của biến cho trước.

	- Học sinh biết cách tính giá trị của một biểu thức đại số.
- Biết cách trình bày lời giải của loại toán này
	Rèn tính cẩn thận, chính xác.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
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	§3. Đơn thức
	1
	- Nhận biết được một biểu thức đại số nào đó là đơn thức.
- Nhận biết được đơn thức thu gọn. Nhận biết được phần hệ số phần biến của đơn thức.

	Biết nhân 2 đơn thức. Viết đơn thức ở dạng chưa thu gọn thành đơn thức thu gọn.

	Rèn tính cẩn thận, chính xác.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	§4. Đơn thức đồng dạng
	1
	- HS  nắm được khái niệm hai đơn thức đồng dạng.
- HS nắm được quy tắc cộng, trừ hai đơn thức đồng dạng.
	Rèn cho HS kỹ năng cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.
	Rèn tính cẩn thận, chính xác.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
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	Luyện tập
	1
	Củng cố kiến thức về biểu thức đại số thông qua một số bài tập trong SGK.
	Tính giá trị của 1 biểu thức đại số, tính tích các đơn thức, tính tổng và hiệu các đơn thức đồng dạng, tìm bậc của đơn thức
	Rèn luyện tính cẩn thận , chính xác và ý thức hợp tác nhóm
	Phân tích 
Làm việc nhóm
	
	

	
	
	§5. Đa thức
	1
	HS nắm được khái niệm đa thức, bậc của đa thức.

	HS biết thu gọn đa thức, tìm bậc của đa thức, tính giá trị của đa thức.
	Rèn tính cẩn thận, chính xác.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
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	§6. Cộng, trừ đa thức
	1
	HS biết cộng, trừ đa thức.
	Rèn kĩ năng thu gọn đa thức.
	Rèn tính cẩn thận, chính xác.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	Luyện tập
	1
	cũng cố kiến thức về đa thức, cộng, trừ đa thức.
	Rèn kỹ năng tính tổng, hiệu các đa thức.

	Rèn luyện tính cẩn thận , chính xác và ý thức hợp tác nhóm
	Phân tích 
Làm việc nhóm
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	§7. Đa thức một biến
	1
	- Biết ký hiệu đa thức 1 biến và biết sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm hoặc tăng của biến.
-  Biết tìm bậc các hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức 1 biến.
- Biết ký hiệu giá trị của đa thức tại 1 giá trị cụ thể của biến.
	Thu gọn và sắp xếp đa thức, xác định hệ số cao nhất, hệ số tự docua3 đa thức một biến.

	Rèn luyện tính cẩn thận , chính xác và ý thức hợp tác nhóm
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	§8. Cộng, trừ đa thức một biến
	1
	HS biết cộng trừ đa thức một biến theo hai cách.
	Rèn kĩ năng cộng trừ đa thức, thu gọn đa thức
	Rèn tính cẩn thận, chính xác.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
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	Luyện tập
	1
	Củng cố kiến thức về đa thức 1 biến, cộng trừ đa thức 1 biến.

	Được rèn luyện kĩ năng sắp xếp đa thức theo luỹ thừa tăng hoặc giảm của biến, tính tổng, hiệu các đa thức, giải một số bài toán liên quan.
	Rèn tính cẩn thận, chính xác.
	Phân tích 
Làm việc nhóm
	
	

	
	
	§9. Nghiệm của đa thức một biến
	1
	- Hiểu được khái niệm  của đa thức một biến.
- Củng cố cho học sinh nghiệm của đa thức.
	HS biết kiểm tra 1 số có là nghiệm  của đa thức hay không, biết tìm nghiệm của một số đa thức đơn giản.
	Rèn tính cẩn thận, chính xác.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
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	§9. Nghiệm của đa thức một biến (tiếp)
	1
	· Giúp HS nắm chắc hơn khái niệm nghiệm của một đa thức (một biến).
· Biết tìm nghiệm của đa thức một biến, biết tìm một số có là nghiệm của đa thức hay không ?
	Rèn cho HS kỹ năng thực hành, tính toán.

	Rèn tính cẩn thận, chính xác.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	Ôn tập chương IV
	1
	 Hệ thống hoá kiến thức cơ bản của chương IV.

	Rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức, tìm tích các đơn thức tính tổng, hiệu các đơn thức đồng dạng, tổng, hiệu của các đa thức, nghiệm của đa thức.
	Rèn tính cẩn thận, chính xác.
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
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	Ôn tập chương IV (tiếp)
	1
	- Hệ thống hoá kiến thức chương IV.
- Biết vận dụng các kiến thức của chương để giải các bài toán thành thạo.
	Rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức, tìm tích các đơn thức tính tổng, hiệu các đơn thức đồng dạng, tổng, hiệu của các đa thức, nghiệm của đa thức.
	Rèn tính cẩn thận, chính xác.
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	
	
	Kiểm tra chương IV
	1
	- Đối với học sinh: kiểm tra mức độ nhận thức kiến thức  của HS hết chương IV.
· Đối với giáo viên: Từ kết quả của bài kiểm tra, GV có kế hoạch điều chỉnh PP DH và cách ra đề sao cho phù hợp với học sinh.
	Rèn cho HS kỹ năng trình bày bài kiểm tra.

	Cẩn thận, nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra.
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	Ôn tập cuối năm
	1
	- ¤n tập và hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về số hữu tỉ, số thực, tỉ lệ thức, hàm số và đồ thị.
- ¤n tập và hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về chương Biểu thức đại số.
- Củng cố các khái niệm đơn thức, đơn thức đồng dạng, đa thức, nghiệm của đa thức
- ¤n tập và hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về hàm số và đồ thị và chương thống kê.
	-Rèn kỹ năng thực hiện phép tính trong Q, giải bài toán chia tỉ lệ.

-Rèn kỹ năng nhận biết các khái niệm cơ bản của thống kê và giải các bài tập về đồ thị hàm số  y = ax (a0).
- Rèn kỹ năng cộng, trừ, nhân đơn thức; cộng trừ đa thức, tìm nghiệm của đa thức một biến.

	Cẩn thận, chính xác khi ôn tập và giải bài tập.
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	
	
	Ôn tập cuối năm
	1
	- ¤n tập và hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về số hữu tỉ, số thực, tỉ lệ thức, hàm số và đồ thị.
- ¤n tập và hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về chương Biểu thức đại số.
- Củng cố các khái niệm đơn thức, đơn thức đồng dạng, đa thức, nghiệm của đa thức
- ¤n tập và hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về hàm số và đồ thị và chương thống kê.
	-Rèn kỹ năng thực hiện phép tính trong Q, giải bài toán chia tỉ lệ.

-Rèn kỹ năng nhận biết các khái niệm cơ bản của thống kê và giải các bài tập về đồ thị hàm số  y = ax (a0).
- Rèn kỹ năng cộng, trừ, nhân đơn thức; cộng trừ đa thức, tìm nghiệm của đa thức một biến.

	Cẩn thận, chính xác khi ôn tập và giải bài tập.
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
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	Ôn tập cuối năm
	1
	- ¤n tập và hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về số hữu tỉ, số thực, tỉ lệ thức, hàm số và đồ thị.
- ¤n tập và hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về chương Biểu thức đại số.
- Củng cố các khái niệm đơn thức, đơn thức đồng dạng, đa thức, nghiệm của đa thức
- ¤n tập và hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về hàm số và đồ thị và chương thống kê.
	-Rèn kỹ năng thực hiện phép tính trong Q, giải bài toán chia tỉ lệ.

-Rèn kỹ năng nhận biết các khái niệm cơ bản của thống kê và giải các bài tập về đồ thị hàm số  y = ax (a0).
- Rèn kỹ năng cộng, trừ, nhân đơn thức; cộng trừ đa thức, tìm nghiệm của đa thức một biến.

	Cẩn thận, chính xác khi ôn tập và giải bài tập.
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	35
	
	Kiểm tra Học kỳ II 90 phút (cả Đại số và Hình học)
	2
	- Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh trong chương trình toán 7.
- Học sinh nắm được các nội dung kiến thức cơ bản của toán 7 thông qua bài kiểm tra.
	Rèn cho HS kỹ năng trình bày bài kiểm tra.

	Cẩn thận, nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra.
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	Trả bài kiểm tra cuối năm
	1
	Giúp HS phát hiện được sai sót khi làm bài kiểm tra.
	HS có kỹ năng phát hiện và khắc phục sai sót của bài kiểm tra.
	Nghiêm túc, cẩn thận trong giờ
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	Ôn tập chương III
	1
	¤n tập và hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về chương Biểu thức đại số.
	Rèn kỹ năng cộng, trừ, nhân đơn thức; cộng trừ đa thức, tìm nghiệm của đa thức 
	Cẩn thận, chính xác khi ôn tập và giải bài tập.
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	HÌNH HỌC

	1
	
	§1. Hai góc đối đỉnh
	1
	· Học sinh nắm được thế nào là hai góc đối đỉnh, nắm được tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
· Học sinh vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước.
	Nhận biết được các góc đối đỉnh trong một hình
	Bước đầu tập suy luận.

	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	Luyện tập
	1
	· Học sinh nắm chắc được định nghĩa hai góc đối đỉnh, tính chất “hai góc đối đỉnh thì bằng nhau”.
· Nhận biết được các góc đối đỉnh trong hình vẽ.
	Vẽ được góc đối đỉnh với góc cho trước.

	Bước đầu tập suy luận và biết cách trình bày một bài tập hình đơn giản.
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	2
	
	§2. Hai đường thẳng vuông góc
	1
	- Học sinh giải thích được thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau.
- Công nhận tính chất: “Có duy nhất một đường thẳng b đi qua A và b vuông góc với a.
- Hiểu thế nào là đường trung trực của một đoạn thẳng.
	- Biết vẽ đường thẳng đi qua 1 điểm cho trước và vuông góc với 1 đường thẳng cho trước.
- Biết vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng.

	Bước đầu tập suy luận.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	Luyện tập
	1
	· Học sinh giải thích được thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau.
· Biết vẽ một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước. Biết vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng.
	Sử dụng thành thạo eke, thước thẳng.

	Bước đầu tập suy luận và chứng minh các dạng bài tập cơ bản.
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	3
	
	§3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
	1
	· Học sinh nhận dạng được các loại góc: cặp góc trong cùng phía, cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị …..
· Nắm được tính chất của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.
	Rèn cho HS kỹ năng vẽ hình.
	Bước đầu tập suy luận chứng minh hình học.

	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	§4 Hai đường thẳng song song
	1
	-Ôn lại thế nào là hai đường thẳng song song ( lớp 6 )
-Công nhận dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song .
	- Biết vẽ đường thẳng đi qua 1 điểm nằm ngoài một đường thẳng cho trước và song song với đường thẳng ấy .
-Sử dụng thành thạo 
ê ke thước thẳng hoặc ê ke để vẽ hai đường thẳng song song .
	Nắm rõ dấu hiệu 
Biết vẽ hình 
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
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	Luyện tập
	1
	-Thuộc và nắm chắc dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song .
- Ứng dụng dấu hiệu làm bài tập . 
	- Rèn cho học sinh vẽ hình vẽ đường thẳng đi qua 1 điểm nằm ngoài một đường thẳng cho trước và song song với đường thẳng ấy .
- Làm một số bài nhận biết hai đường thẳng song song 
	Bước đầu tập suy luận và chứng minh các dạng bài tập cơ bản.
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	
	
	§5 Tiên đề Ơclit về đường thẳng song song 
	1
	-Hiểu được nội dung tiên đề Ơclit
-Hiểu rằng nhờ tiên đề Ơclit suy ra được tính chất hai đường thẳng song song .
	-Vận dụng tiên đề Ơclit để vào bài tập 

	Bước đầu tập suy luận và chứng minh các dạng bài tập cơ bản.
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
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	Luyện tập 
	1
	Biết tính góc khi cho hai đường thẳng song song.
	-Vận dụng tiên đề Ơclit để vào bài tập 

	Bước đầu tập suy luận và chứng minh các dạng bài tập cơ bản.
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	
	
	§6 Từ vuông góc đến song song 
	1
	-Biết quan hệ giữa hai đường thẳng cùng vuông góc hoặc cùng song song với đường thẳng thứ ba .
-Biết phát biểu chính xác một mệnh đề toán học .
	- Vẽ hình 2 đường thẳng song song , vuông góc .
	Tập suy luận 
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
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	Luyện tập 
	1
	Thuộc và nắm vững quan hệ giữa hai đường thẳng cùng vuông góc và cùng song song .
	Phát biểu gãy gọn một mệnh đề toán học 
	Tập suy luận
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	
	
	§7 Định lí 
	1
	HS biết cấu trúc của một định lí 
Hs biết thế nào là chứng minh một định lí 

	Biết đưa một định lý về dạng nếu thì .
	Tập suy luận với mệnh đề logic p
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
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	Luyện tập
	1
	HS nắm vững hơn về định lí , biết đâu là gt, kl của định lí 
	Biết viết gt , kl dưới dạng ngắn gọn 
	Tập dần kĩ năng chứng minh định lí
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	
	
	Ôn tập chươngI
	1
	Hệ thống hoá kiến thức về đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song .
	Sử dụng thành thạo các dụng cụ vẽ hai đường thẳng vuông góc , hai đường thẳng song song .
	-Biết cách kiểm tra xem hai đường thẳng cho trước có vuông góc hay song song không 
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
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	Ôn tập chươngI
	1
	Củng cố khắc sâu kiến thức hai đường thẳng vuông góc , hai đường thẳng song song .
	Áp dụng tính chất hai đường thẳng song song để làm  bài tính góc
	Chứng minh hai đường thẳng song song
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	
	
	Kiểm tra chương I
	1
	- Đối với học sinh: kiểm tra mức độ nhận thức kiến thức  của HS hết chương I.
· Đối với giáo viên: Từ kết quả của bài kiểm tra, GV có kế hoạch điều chỉnh PP DH và cách ra đề sao cho phù hợp với học sinh.
	Rèn cho HS kỹ năng trình bày bài kiểm tra.

	Cẩn thận, nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra.
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	§1  Tổng ba góc trong tam giác 
	2
	HS nắm được định lí về tổng ba góc trong một tam giác 
HS nắm vững về góc trong tam giác vuông, nhận biết góc ngoài tam , tính chất của góc ngoài tam giác 
	Vận dụng định lí để tính góc trong tam giác 
	Có ý thức vận dụng các kiến thức đã học vào các bài toán thực tế đơn giản .
Rèn luyện kĩ năng quan sát , phán đoán , tính toán .
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
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	§2  Hai tam giác bằng nhau 
	1
	-Hiểu định nghĩa hai tam giác bằng nhau
-Biết viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác 
-Biết sử dụng định nghĩa hai tam giác bằng nhau để suy ra các cạnh các góc bằng nhau .
	Sử dụng đúng kí hiệu 
	Rèn luyện tính cẩn thận chính xác khi suy ra các cạnh các góc bằng nhau
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	Luyện tập
	1
	Khắc sâu kiến thức về hai tam giác bằng nhau 
	Tính góc ,tính cạnh
	Rèn cách trình bày lập luận chặt chẽ khi tính 
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
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	§3 Trường hợp bằng nhau thứ nhất c –c - c
	2
	HS nắm được trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh .
HS biết sử dụng trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh để chứng minh tam giác bằng nhau .
	Biết cách vẽ một tam giác biết ba cạnh 
	Rèn luyện kĩ năng sử dụng dụng cụ , tính cẩn thận và chính xác trong vẽ hình .
Biết trình bày bài toán chứng minh hai tam giác bằng nhau .
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
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	Luyện tập
	2
	HS được khắc sâu kiến thức về trường hợp bằng nhau canh-cạnh-cạnh .

	-Biết vẽ tia phân giác bằng compa.
	Biết trình bày một bài toán chứng minh .
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
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	§4 Trường hợp bằng nhau thứ nhất c –g - c
	1
	HS nắm được trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh .
HS biết sử dụng trường hợp  bằng nhau cạnh – góc – cạnh để chứng minh hai tam giác bằng nhau .
	Biết cách vẽ một tam giác biết hai cạnh và một  góc xen giữa 
	Rèn luyện kĩ năng sử dụng dụng cụ , khả năng phân tích tìm cách giải và trình bày bài toán chứng minh .
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	Luyện tập
	1
	HS được khắc sâu kiến thức về trường hợp bằng nhau canh-góc-cạnh .

	-Biết vẽ tia phân giác bằng compa.
	Biết trình bày một bài toán chứng minh .
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	14
	
	§5 Trường hợp bằng nhau thứ nhất g - c –g 
	2
	HS nắm được trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc .
HS biết sử dụng trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc để chứng minh tam giác bằng nhau .
	Biết cách vẽ một tam giác biết 1 cạnh  và 2 góc kề cạnh đó .
	Rèn luyện kĩ năng sử dụng dụng cụ , tính cẩn thận và chính xác trong vẽ hình .
Biết trình bày bài toán chứng minh hai tam giác bằng nhau .
Biết phân tích và tìm cách giải .
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	15
	
	Luyện tập
	2
	HS được khắc sâu kiến thức về trường hợp bằng nhau canh-góc-cạnh .

	-Biết vẽ hình bằng thước và com pa .
	Biết trình bày một bài toán chứng minh .
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	16
	
	Ôn tập học kỳ I
	1
	HS củng cố kiến thức chương I và các trường hợp bằng nhau của tam giác . 
	Biết vẽ hình đúng bằng dụng cụ thước ê ke , compa , thước đo độ  các dạng bài tập 
	Rèn luyện khả năng tư duy của HS
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	17
	
	Ôn tập học kỳ I
	1
	HS tiếp tục củng cố kiến thức chương I và các trường hợp bằng nhau của tam giác . 
	Biết vẽ hình đúng bằng dụng cụ thước ê ke , compa , thước đo độ  các dạng bài tập 
	Rèn luyện khả năng tư duy của HS
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	18
	
	Trả bài kiểm tra hkI
	1
	Giúp HS phát hiện được sai sót khi làm bài kiểm tra.
	HS có kỹ năng phát hiện và khắc phục sai sót của bài kiểm tra.
	Nghiêm túc, cẩn thận trong giờ
	
	
	

	19
	
	§6 Tam giác cân 
	1
	HS nắm định nghĩa tam giác cân , tam giác đều , tam giác vuông cân và các tính chất của chúng HS biết vận dụng tính chất của chúng để chứng minh .
	Hs vẽ được các loại tam giác cân , đều , vuông , vuông cân . 
	Rèn kĩ năng vẽ hình , suy luận 
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	Luyện tập
	1
	Rèn luyện các dạng toán đơn giản qua việc sử dụng tính chất tam giác đặc biệt để chứng minh các loại tam giác cân , vuông , đều , vuông cân .
	Vẽ hình đúng , phân biệt các loại tam giác
	Nắm rõ dấu hiệu nhận biết các tam giác đặc biệt và suy luận chặt chẽ .
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	20 
	
	§7 Định lý Pytago
	1
	Nắm được định lí Pytago và mối quan hệ giữa ba cạnh trong tam giác vuông , hiểu được định lí đảo 
	Vận dụng định lí tính độ dài cạnh trong nhiều trường hợp .
	Biết vận dụng kiến thức đã học vào bài toán thực tế 
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	Luyện tập
	1
	Khắc sâu kiến thức định lí Pytago và định lí đảo .

	Vận dụng định lí để giải bài toán đơn giản tính cạnh và củng cố kiến thức số vô tỉ căn bậc hai 
	Tạo hứng thú cho HS khi giải bài tập 
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	21
	
	Luyện tập
	1
	Khắc sâu kiến thức định lí Pytago và định lí đảo .

	Vận dụng định lí để giải bài toán đơn giản tính cạnh và củng cố kiến thức số vô tỉ căn bậc hai 
	Tạo hứng thú cho HS khi giải bài tập 
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	
	
	§8 Các trường hợp bằng ndấu hau của tam giác vuông 
	1
	Nắm vững các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông .
	Kĩ năng giải toán 
	Khả năng suy luận và trình bày bài toán chứng minh
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	22
	
	Luyện tập
	2
	Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau , các góc bằng nhau .
	Phân tích tìm cách giải và trình bày bài toán 
	Dùng trực quan để nhận định 
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	23
	
	Thực hành ngoài trời 
	2
	Áp dụng kiến thức đã học vào bài toán thực tế 
	Biết sử dụng thước giác kế để đo 
	Nghiệm túc và làm việc theo nhóm 
	
	
	

	24
	
	Ôn tập chương II
	2
	Ôn tập và hệ thống kiến thúc đã học về tổng ba góc trong tam giác , các trường hợp bằng nhau của tam giác , nhận biết các tam giác đặc biệt 
	Vận dụng các kiến thức đã học vào các bài toán chứng minh và ứng dụng trong thực tế .
	Khả năng tính và suy luận tốt
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	25
	
	§1 Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác  
	1
	HS nắm vững nội dung hai định lí , vận dụng được chúng trong những tình huống cần thiết 
HS hiểu được phép chứng minh của định lí .
	Biết vẽ hình đúng yêu cầu dự đoán nhận xét tính chất qua hình vẽ .
Diễn đạt một định lí thành một bài toán với hình vẽ giả thiết và kết luận 
	Dự đoán và chứng minh 
Hiểu được các mối quan hệ của các yếu tố trong tam giác 
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	Luyện tập
	1
	Hiểu rõ nội dung hai định lí , biết cách chứng minh của định lí 1 
Biết diễn đạt một định lí thành một bài toán với hình vẽ , giả thiết và kết luận .
	Vẽ đúng yêu cầu bài toán 

	Suy luận chặt chẽ hợp lí . 
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	26
	
	§2 Quan hệ  giữa đường vuông góc , đường xiên , đường xiên và hình chiếu .
	2
	HS nắm được khái niệm đường vuông góc , đường xiên , Chân đường vuông góc , hình chiếu của đường xiên .
Nắm vững hai định lí 
Dùng định lí Pytago để chứng minh định lí này .
	 Vẽ hình , xác định các đường vuông góc , đường xiên , hình chiếu đúng .
	Thấy được mối quan hệ của các đường và áp dụng vào thực tế 
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	27
	
	Luyện tập 
	1
	Củng cố kiến thức về quan hệ giữa các đường vuông góc , đường xiên và đường xiên , hình chiếu .

	Biết vận dụng các định lí đã học để chứng minh một số định lí sau này và giải các bài tập
	Phát huy tính sáng tạo ,suy luận logic 
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	
	
	§3 Quan hệ giữa ba cạnh trong tam giác . Bất đẳng thức tam giác 
	1
	Nắm vững mối quan hệ giữa ba cạnh trong tam giác .
Nhận biết khi nào độ dài ba cạnh của tam giác không vẽ được hình 
	Có kĩ năng vận dụng kiến thức bài trước .
	Vận dụng linh hoạt giữa số học và hình học 
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	28
	
	§3 Quan hệ giữa ba cạnh trong tam giác . Bất đẳng thức tam giác 
	1
	Nắm vững mối quan hệ giữa ba cạnh trong tam giác .
Nhận biết khi nào độ dài ba cạnh của tam giác không vẽ được hình 
	Có kĩ năng vận dụng kiến thức bài trước .
	Vận dụng linh hoạt giữa số học và hình học 
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	Luyện tập
	1
	HS được củng cố các kiến thức về bất đẳng thức tam giác.
Vận dụng bất đẳng thức tam giác để giải quyết một số bài tập.
	Vẽ hình , chứng minh
	Vận dụng linh hoạt giữa số học và hình học 
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	29
	
	§4 Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác 
	1
	Nắm được khái niệm đường trung tuyến của tam giác, biết khái niệm trọng tâm của tam giác, tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.
	Vận dụng được lí thuyết vào bài tập.

	Tập trung 
Thấy được các mối quan hệ trong tam giác 
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	
	
	Luyện tập
	1
	Củng cố định lý về tính chất ba đường trung tuyến của một tam giác.
Chứng minh tính chất trung tuyến của tam giác cân, tam giác đều, một dấu hiệu nhận biết tam giác cân.

	Luyện kĩ năng sử dụng định lý về tính chất ba đường trung tuyến của một tam giác để giải bài tập.

	Khả năng tư duy tốt hơn
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	30
	
	Kiểm tra chương II và phần đầu chương III
	1
	- Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh trong chương II và phần đầu chương III.
- Học sinh nắm được các nội dung kiến thức cơ bản của toán 7 thông qua bài kiểm tra.
	Rèn cho HS kỹ năng trình bày bài kiểm tra.

	Cẩn thận, nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra.
	
	
	

	
	
	§5 Tính chất tia phân giác của một góc 
	1
	Hiểu và nắm vững định lý về tính chất các điểm thuộc tia phân giác của một góc và định lý đảo của nó.
Bước đầu biết vận dụng 2 định lý để giải bài tập.
	· HS biết cách vẽ tia phân giác của một góc bằng thước hai lề, củng cố cách vẽ tia phân giác của một góc bằng thước và compa.

	Tập trung 
Suy luận nhiều vấn đề liên quan
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	31
	
	Luyện tập 
	1
	Củng cố hai định lý (thuận và đảo) vế tính chất tia phân giác của một góc và tập hợp các đểm nằm bên trong góc, cách đều 2 cạnh của một góc.
Vận dụng các định lý trên để tìm tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng cắt nhau và giải bài tập.
	Rèn luyện kỹ năng vẽ hình, phân tích và trình bày lời giải.

	Tập trung 
Suy luận nhiều vấn đề liên quan
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	
	
	§6 Tính chất ba đường phân giác của tam giác 
	1
	Biết khái niệm đường phân giác của tam giác qua hình vẽ và biết mỗi tam giác có ba đường phân giác.

 
	Tự chứng minh định lý : “Trong một tam giác cân, đường phân giác xuất phát từ đỉnh đồng thới là trung tuyến ứng với cạnh đáy”.
	Thông qua gấp hình và bằng suy luận, HS chứng minh được định lý Tính chất ba đường phân giác của tam giác cùng đi qua một điểm. Bước đầu biết sử dụng định lý này để giải bài tập
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	32
	
	Luyện tập
	1
	Củng cố định lý về tính chất ba đường phân gáic của tam giác , tính chất đường phân giác của một góc, đường phân giác của tam giác cân, tam giác đều.
	Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, phân tích và chứng minh bài toán. Chứng minh một dấu hiệu nhận biết tam giác cân.

	HS thấy được ứng dụng thực tế cảu Tính chất ba đường phân giác của tam giác, của góc
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	
	
	§7 Tính chất  đường trung trực của một đoạn thẳng 
	1
	Chứng minh được hai tính chất đặt trưng của đường trung trực của một đoạn thẳng dưới sự hướng dẫn của GV
	Biết cách vẽ đường trung trực của đoạn thẳng và trung điểm của một đoạn thẳng như một ứng dụng cảu hia định lí trên.

	Biết dùng các định lý này để chứng minh các định lí khác về sau và giải bài tập
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	33
	
	Luyện tập
	1
	Củng cố các định lý về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.
Vận dụng các định lí đó vào việc giải các bài tập hình (chứng minh, dựng hình)
	· Rèn luyện kĩ năng vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng cho trước, dựng đường thẳng qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước bằng thước và compa

	Giải bài toán thực tế có ứng dụng tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	
	
	§8 Tính chất  ba đường trung trực của tam giác
	1
	Biết khái niệm đường trung trực của một tam giác và chỉ rõ mỗi tam giác có ba đường trung trực.
Chứng minh được tính chất: “Trong 1 tam giác cân, đường trung trực của cạnh đáy đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh đáy.
Biết khái niệm đường tròn ngoại tiếp tam giác.

	Biết cách dùng thước kẻ và compa vẽ ba đường trung trực của tam giác
	
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	34
	
	Luyện tập
	1
	Củng cố các định lý về tính chất ba đường trung trực củatam giác.
Vận dụng các định lí đó vào việc giải các bài tập hình (chứng minh, dựng hình)
	Rèn luyện kĩ năng vẽ đường trung trực của một tam giác 
	Tập trung , nghiêm túc khi làm bài 
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
	
	

	
	
	§9 Tính chất  ba đường cao của tam giác
	1
	Biết khái niệm đương cao của tam giác và thấy mỗi tam giác có ba đường cao.
Nhận biết ba đường cao của tam giác luôn đi qua một điểm và khái niệm trực tâm.
Biết tổng kết các kiến thức về các loại đường đồng quy của một tam giác cân.

	Rèn luyện kĩ năng vẽ đường cao của một tam giác
Vận dụng tính chất để chứng minh 
	Tổng hợp và phân tích 
	Đặt và giải quyết vấn đề, 
Đàm thoại, hỏi đáp.
	
	

	35
	
	Kiểm tra Học kỳ II 90 phút (cả Đại số và Hình học)
	2
	- Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh trong chương trình toán 7.
- Học sinh nắm được các nội dung kiến thức cơ bản của toán 7 thông qua bài kiểm tra.
	Rèn cho HS kỹ năng trình bày bài kiểm tra.

	Cẩn thận, nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra.
	
	
	

	36
	
	Trả bài kiểm tra cuối năm
	2
	Giúp HS phát hiện được sai sót khi làm bài kiểm tra.
	HS có kỹ năng phát hiện và khắc phục sai sót của bài kiểm tra.
	Nhiêm túc, cẩn thận trong giờ
	
	
	

	37
	
	Ôn tập chương III
	2
	Ôn tập và hệ thống kiến thúc đã học 
	Vận dụng các kiến thức đã học vào các bài toán chứng minh và ứng dụng trong thực tế .
	Khả năng tính và suy luận tốt
	Phân tích , tổng hợp
Làm việc nhóm
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Tổ trưởng
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 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN TOÁN/ PHÂN MÔN: ĐẠI SỐ ; KHỐI LỚP 9
	TUAÀN
	TEÂN  CHƯƠNG/ BÀI
	TIEÁT
	MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG/ BÀI
	KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
	PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
	CHUẨN BỊ CỦA GV. HS
	GHI CHÚ

	01
	CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA

	
	Căn bậc hai
	01
	    Học sinh nắm được định nghĩa, kí hiệu về căn bậc hai số học của số không âm.
Biết được liên hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh các số
	

 = x <=> x2 = a (x  0)

a < b <=> 
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.
	

	
	
Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức  = |A|
	02
	



   Học sinh biết cách tìm điều kiện xác định (Hay điều kiện có nghĩa) của . Biết cách chứng minh định lý = a và biết vận dụng hằng đẳng thức  = Ađể rút gọn biểu thức. 
	

 có nghĩa <=> A  0

 <=> 


	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.
	

	02
	Luyện tập
	03
	
   Học sinh rèn kỹ năng tìm điều kiện của x để căn thức có nghĩa, biết áp dụng hằng đẳng thức A để rút gọn biểu thức.
   Học sinh được luyện tập về phép khai phương để tính giá trị biểu thức số, phân tích đa thức thành nhân tử, giải phương trình
	Củng cố cho hoc sinh tìm điều kiện của x để căn thức có nghĩa, biết áp dụng hằng đẳng thức để rút gọn biểu thức; So sánh hai căn thức, tìm căn bậc hai
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.
	

	
	Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
	04
	  Học sinh nắm được nội dung và cách chứng minh định lý về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.
  Có kỹ năng dùng cá quy tắc khai phương một tích và nhân các căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức.
	

Với A; B không âm thì 
Qui tắc khai phương một tích và Qui tắc nhân hai căn bậc hai
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.
	

	03
	
	05
	  Củng cố cho học sinh kỹ năng dùng các quy tắc khai phương một tích và nhân các căn thức bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức.
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.
	

	
	Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
	06
	  H.sinh nắm được nội dung và cách chứng minh định lý về liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Có kỹ năng dung các quy tắc khai phương một thương và chia hai căn bậc hai trong tính toán và biến đỏi biểu thức.
	
Với A không âm và B dương ta có: 
Qui tắc khai phương một thương và Qui tắc chia hai căn bậc hai
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.
	

	04
	
	07
	  H.sinh được củng cố các kiến thức về khai phương một thương và chia hai căn bậc hai.
  Có kỹ năng thành thạo vận dụng hai quy tắc vào các bài tập tính toán, rút gọn biểu thức và giải p.trình
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.
	

	
	Bảng căn bậc hai 
	08
	  H.sinh hiểu được cấu tạo của bảng căn bậc hai.
  Có kỹ năng tra bảng hoặc dùng máy tính để tìm căn bậc hai của một số không âm.
	
Tìm được  trong các trường hợp
Các số có căn bậc hai là số tự nhiên là số chính phương
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.
	

	05
	Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai
	09
	  Học sinh biết được cơ sở của việc đưa thừa số ra ngoài dấu  căn và đưa thừa số vào trong dấu  căn.
  Học sinh nắm được các kỹ năng đưa thừa số vào trong hay ra ngoài dấu  căn.
  Biết vận dụng các phép biến đổi trên để so sánh hai số và rút gọn biểu thức.
	


Với B 0 thì  = 




Với A  0 và B  0 thì:  = 



Với A < 0 và B  0 thì:  = 
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.
	

	
	Luyện tập
	10
	  Học sinh nắm được các kỹ năng đưa thừa số vào trong hay ra ngoài dấu  căn.
  Biết vận dụng các phép biến đổi trên để so sánh hai số và rút gọn biểu thức.
	Áp dụng đưa thừa số ra ngoài dấu căn, vào trong dấu căn vào giải các dạng toán có liên quan đến căn thức
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.
	

	06
	Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai (tt)
	11
	  Học sinh biết cách khử mẫu của biểu thức lấy  căn và trục căn thức ở mẫu. 
Bước đầu biết cách phối hợp và sử dụng các phép biến đổi trên.

	
Học sinh nắm được các công thức: 


; 


	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.
	

	
	Luyện tập
	12
	  Học sinh được củng cố các kiến thức về biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai: Đưa thừa số ra ngoài dấu  căn và đưa thừa số vào trong dấu  căn, khử mẫu của biểu thức lấy  căn và trục căn thức ở mẫu.  Học sinh có kỹ năng thành thạo trong việc phối hợp và sử dụng các phép biến đổi trên.
	Phân biệt và biết áp dụng công thừc khử mẫu biễu thức lấy căn và trục căn thức ở mẩu vào giải các dạng toán có liên quan đến căn thức
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.
	

	07
	Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
 
	13
	  Học sinh phối hợp các kỹ năng biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai.
  Học sinh biết sử dụng kỹ năng biến đổi biểu thức chưa căn thức bậc hai để giải các bài toán liên quan.
	Biết vận dụng thích hợp phép tính và các phép biến đổi đã biết váo rút gọn các biểu thức chứa căn, sử dụng kết quả rút gọn để chứng minh đẳng thức, so sánh các giá trị của biểu thức. Với một số hằng số, tìm x… và các bài toán liên quan.
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.
	

	
	
	14
	Củng cố việc rút gọn biểu thức có chứa căn thức bậc hai, chú ý tìm điều kiện xác định của căn thức, của biểu thức. 
Rèn luyện kĩ năng giải một số dạng toán rút gọn, tìm x… và các bài toán liên quan.
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.
	

	08
	Căn bậc ba
	15
	  Học sinh nắm được định nghĩa căn bậc ba và kiểm tra được một số là căn bậc ba của số khác.
  Biết được một số tính chất của căn bậc ba.
  Học sinh được giới thiệu cách tìm căn bậc ba nhờ bảng số và máy tính bỏ túi.
	

Mỗi số a có một căn bậc ba


; 

a < b => 
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.
	

	
	Luyện tập
	16
	Tiếp tục củng cố cho học sinh đ
 Vận dụng định nghĩa, tính chất căn bậc ba để giải toán, cách tìm căn bậc ba nhờ bảng số và nhất là sử dụng máy tính bỏ túi. Rèn luyện kỷ năng rút gọn biểu thức chứa căn thức
	Đ ònh nghĩa căn bậc ba, tính chất của căn bậc ba.
Tìm căn bậc ba nhờ bảng số và nhất là sử dụng máy tính bỏ túi.
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.
	

	09
	Ôn tập chương
	17
	  Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản về căn thức bậc hai một cách có hệ thống.
  Biết tổng hợp các kỹ năng đã có về tính toán, biến đổi biểu thức số, phân tích đa thức thành phân tử, giải phương trình, rút gọn biểu thức có chứa căn bậc hai, tìm điều kiện xác định của biểu thức, giải bất phương trình.
	Học sinh nắm được kiến thức trong chương và một số dạng bái tập cơ bàn trong chường 1
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.
	

	
	Kiểm tra chương
	18
	   Kiểm tra việc nắm các kiến thức cơ bản trong chương.
   Kiểm tra cách tính chính xác. Rèn tính cẩn thận
	Kiểm tra các kiến thức trong chương và các dạng toán
	
	Chuẩn bị bài kiểm tra phô tô.
	

	CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

	10
	Nhắc lại, bổ sung các khái niệm về hàm số
	19
	  Các khái niệm về "hàm số", "biến số"; hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng công thức
  Đồ thị của hàm số y = f(x) là gì? Biết tìm giá trị của h/s tại giá trị cho trước của biến. biểu diễn các điểm (x; f(x) trên mặt phẳng toạ độ.
  Bước đầu nắm được khái niệm hàm số đồng biến trên R, nghịch biến trên R.  
	Khái niệm hàm số, biến số, ký hiệu y = f(x)
Đồ thị hàm số là tập hợp tất cà các điểm (x; f(x)) trên mặt phẳng toạ độ
Hàm số đồng biến, nghịch biến trên R
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ, thước thẳng
	

	
	Hàm số bậc nhất
	20
	Nắm được khái niện về hàm số bậc nhất, tính chất biến thiên của nó.
  Học sinh hiểu và chứng minh được hàm số y = -3x + 1 nghịch biến trên R, hàm số y = 3x + 1 đồng biến trên R. Từ đó thừa nhận trường hợp tổng quát
 Học sinh thấy được ý nghĩa thực tế của môn học
	
Hàm số bậc nhất cho bởi công thức y = f(x) = ax + b (a0)

Hàm số xác định với mọi x R, đồng biến khi a > 0, nghịch biến khi a < 0
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ, thước thẳng có chia khoảng
	

	11
	Luyện tập
	21
	  Củng cố định nghĩa hàm số bậc nhất, tính chất của hàm số bậc nhất.
  Tiếp tục rèn luyện kỹ năng "nhận dạng" hàm số bậc nhất, kỹ năng áp dụng tính chất hàm số bậc nhất để xét xem hàm số đó đồng biến hay nghịch biến trên R, biểu diễn điểm trên mặt phẳng toạ độ.
	Nhận dạng được hàm số bậc nhất và xác định được hàm số đồng biến, nghịch biến
Tìm điểu kiện để hàm số là hàm số bậc nhất, hàm số đồng biến, nghịch biến trên R
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
Thước thẳng có chia khoảng, êke, phấn màu.
	

	
	
Đồ thị của hàm số y = ax + b (a  0)
	22
	  Học sinh hiểu được đồ thị của hàm số y = ax + b (a  0) là một đường thẳng luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ là b, // với đường thẳng y = ax nếu b  0 hoặc trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0 .
  Học sinh biết vẽ đồ thị hàm số y = ax + b bằng cách xác định hai điểm phân biệt thuộc đồ thị.
	Đồ thị của hàm số y = ax + b (a  0) là một đường thẳng song song với đường thẳng y = ax

Cách vẽ: Tìm P(0; b) và Q
Vẽ đường thẳng qua PQ
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ, thẳng, êke, phấn màu.
	

	12
	Luyện tập
	23
	  Học sinh được củng cố đồ thị hàm số y = ax + b (a  0) là một đường thẳng luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ là b, // với đường thẳng y = ax nếu b  0 hoặc trùng với đường thẳng  y = ax  nếu b = 0.
  Học sinh vẽ thành thạo đồ thị hàm số   y = ax + b bằng cách xác định 2 điểm phân biệt thuộc đồ thị  
	Tìm được 2 điểm đặt biệt và vẽ được đồ thị hàm số
Xác định được các hệ số của hàm số bậc nhất biết một điểm thuộc đồ thị
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ, thẳng, êke, phấn màu.
	

	
	


Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
	24
	    Học sinh nắm vững điều kiện hai đường thẳng y = ax + b    (a  0) và    y = a'x + b' (a'  0) cắt nhau, // với nhau, trùng nhau.
   Học sinh biết chỉ ra các cặp đường thẳng //, cắt nhau, biết vận dụng lý thuyết vào việc tìm các giá trị của tham số trong các hàm số bậc nhất sao cho đồ thị của chúng là hai đường thẳng cắt nhau, // với nhau, trùng nhau.
	




Đường thẳng song <=> a = a’, bb’; trùng nhau <=> a = a’; b = b’; cắt nhau <=> a  b’
Khi b = b’ thì 2 đường thẳng cắt nhau tại một điểm tại trục tung
Tìm điều kiện của tham số để hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau hoặc cắt nhau


	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ
Thước kẻ, phân màu.
	

	13
	
	25
	  Học sinh được củng cố điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, // với nhau, trùng nhau.
   Học sinh biết xác định các hệ số a, b trong các bài toán cụ thể. Rèn kỹ năng vẽ đồ thị hàm số bậc nhất. Xác định được giá trị của các tham số đã cho trong các hàm số bậc nhất sao cho đồ thị của chúng là hai đường thẳng cắt nhau, // với nhau, trùng nhau.
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ
Thước kẻ, phấn màu.
	

	
	
Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a  0)
	26
	   Học sinh nắm vững khái niệm góc tạo bởi đường thẳng y =  ax + b và trục 0x, khái niệm hệ số góc của đường thẳng. y = ax + b và hiểu được rằng hệ số góc của đường thẳng liên quan mật thiết với góc toạ bởi đường thẳng đó và trục Ox.
   Học sinh biết tính góc  hợp bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox trong trường hợp hệ số a > 0 và trường hợp a < 0 
	
Góc  tại A chính là góc tạo bởi tia AT thuộc đường thẳng (T có tung độ dương) và tia Ax
Hệ số góc là a, các đướng thẳng có cùng hệ số góc a thì tạo với Ox các góc bằng nhau

a > 0 thì tg = a


a < 0 tính tg = |a| => 
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ .
Máy tính bỏ túi, thước thẳng, phấn màu.
	

	14
	Luyện tập
	27
	  Học sinh được củng cố mối liên quan giữa hệ số a và góc  (góc toạ bởi đường thẳng y = ax + b  với trục Ox).
  Học sinh rèn luyện kỹ năng xác định hệ số góc , hàm số y = ax + b, vẽ đồ thị hám số  y = ax + b , tính góc , tính chu vi và diện tích tam giác trên mặt phẳng toạ độ.
	Vẽ được đồ thị hàm số

Tính được góc  của các đường thẳng thông qua hệ số góc a
Xác định toạ độ giao điểm tính độ dài đoạn thẳng, chu vi, diện tích các hình
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ
Thước thẳng, phấn màu, máy tính bỏ túi.
	

	
	Ôn tập chương
	28
	  Hệ thống hoá các kiến thức cơ bản của chương giúp học sinh hiểu sâu hơn, nhớ lâu hơn về các khái niệm hàm số, biến số, đồ thị của hàm số.
   Giúp học sinh vẽ thành thạo đồ thị của hàm số bậc nhất, xác định được góc của đường thẳng y = ax + b và trục Ox, xác định được h.số y = ax + b thoả mãn điều kiện của đề bài.
	Cách vẽ đồ thị hàm số, xác định được các hệ số a, b khi biết đồ thị đi qua một điểm
Viết hàm số biết các điều kiện
Tìm điều kiện để trở thành hàm số bậc nhất, đồng biến, nghịch biến, //, cắt nhau, trùng nhau, tính góc tạo bởi  đường thẳng và Ox, ...
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
Thước thẳng  phấn màu, máy tính bỏ túi.
	

	15
	Kiểm tra chương
	29
	Kiểm tra học sinh các kiến thức liên quan đến hàm số bậc nhất như: vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, xác định toạ độ giao điểm của hai đường thẳng và các bài toán có liên quan.
 Tổng hợp các kĩ năng đã có về tính toán, vẽ đồ thị, nhận biết các vị trí tương đối của hai đường thẳng, kĩ năng trình bày bài làm.
Tính cẩn thận trong tính toán và  vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, thật thà nghiêm túc trong kiểm tra .
	Kiểm tra các kiến thức trong chương và các dạng toán
	
	Chuẩn bị bài kiểm tra phô tô.

	

	
	CHƯƠNG 3: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

	
	Phương trình bậc nhất hai ẩn
	30
	   Học sinh nắm được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của nó.
  Hiểu tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn và biểu diễn hình học của nó.
   Biết cách tìm công thức nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của một phương trình bậc nhất hai ẩn. 
	Phưong trình có dạng ax + by = c
Nghiệm của phương trình là cặp số (x, y) thoã mãn phương trình

Phương trình có vô số nghiệm biểu điễn bởi đưởng thẳng 

Cách biểu diễn tập nghiệm chính là vẽ đồ thị hàm số 
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
Thước thẳng compa, phấn màu.
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	31
	Củng cố cho học sinh  về cách viết nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất và cách vẽ đường biểu diễn tập nghiệm của các phương trình.
 Rèn  kĩ năng viết nghiệm tổng quát, kĩ năng biểu diễn nghiệm bằng  đồ thị hàm số.
Rèn  học sinh tư duy, tính cẩn thận, chính xác.
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
Thước thẳng compa, phấn màu.
	

	
	



Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
	32
	  Học sinh nắm được khái niệm hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
  Phương pháp minh hoạ hình học tập nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
  Khái niệm hệ phương trình tương đương.
	
Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng: 
Nghiệm của hệ là nghiệm chung của hai phương trình
Khi 2 đường thẳng cắt nhau thì hệ có nghiệm duy nhất
Khi 2 đường thẳng song song thì hệ vô nghiệm
Khi 2 đường thẳng trùng nhau thì hệ vô số nghiệm
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
Thước thẳng ê ke phấn màu.
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	33
	Củng cố khái niệm nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, minh hoạ tập nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
Rèn kĩ năng nhận đoán nhận (bằng phương pháp hình học) số nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, tìm tập nghiệm các hệ đã cho bằng cách vẽ hình và thử lại kết quả.                                                                
 Tính cẩn thận trong xác định điểm và vẽ đồ thị, đoán nhận số nghiệm của hệ phương trình 
	
	
Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	
Bảng phụ,
Thước thẳng ê ke phấn màu.
	

	
	Ôn tập học kỳ 1
	34
	Ôn tập cho học sinh các kiến thức cơ bản về căn bậc hai
Luyên tập các kĩ năng tính giá trị biểu thức biến đổi biếu thức có chứa căn bậc hai, tìm x và các câu hỏi liên quanđến rút gọn biểu thức. 
 Cẩn thận trong  tính toán và tư duy lôgic, sáng tạo.
	Các công thức đã học chương 1
Một số dạng bài tập trong chương nhất là dạng toán tổng hợp và rút gọn căn thức
	Luyện tập; đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
thước thẳng ê ke phấn màu.
	

	18
	Ôn tập học kỳ 1
	35
	Tiếp tục củng cố bài tập rút gọn tổng hợp của biểu thức căn. Ôn tập cho học sinh các kiến thức cơ bản của chương II: Khái niệm về hàm số bậc nhất y = ax + b tính đồng biến tính nghịch biến của hàm số bậc nhất, điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau.
 Luyện tập thêm việc xác định phương trình đường thẳng, vẽ đồ thị hàm số bậc nhất  
 Tính cẩn thận trong xác định điểm và vẽ đồ thị.
	Một số dạng bài tập trong chương về tính đồng biến tính nghịch biến của hàm số bậc nhất, điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau.
 Luyện tập thêm việc xác định phương trình đường thẳng, vẽ đồ thị hàm số bậc nhất  

	Luyện tập; đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
thước thẳng ê ke phấn màu.
	

	19
	Kiểm tra học kỳ 1
	36
	Kiểm tra các kiến thức cơ bản đã học (ở kỳ I).
Rèn ý thức tự giác, tự lập cho học sinh.
	Các kiến thức đã học trong học kì 1 và các dạng toán
	
	
	

	20
	Luyện tập
	37
	Củng cố khái niệm nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, minh hoạ tập nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
 Rèn kĩ năng viết nghiệm tổng quát của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của các phương trình. Rèn kĩ năng nhận đoán nhận (bằng phương pháp hình học) số nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, tìm tập nghiệm các hệ đã cho bằng cách vẽ hình và thử lại kết quả.                                                                
	Cách viết nhiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn
Nhiệm của hệ phương trình:
Khi 2 đường thẳng cắt nhau thì hệ có nghiệm duy nhất
Khi 2 đường thẳng song song thì hệ vô nghiệm
Khi 2 đường thẳng trùng nhau thì hệ vô số nghiệm
	Luyện tập; đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
thước thẳng ê ke phấn màu.
	

	
	Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
	38
	  Giúp học sinh hiểu cách biến đổi hệ  phưong trình  bằng quy tắc thế.
  Học sinh nắm vững cách giải hệ  phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế.
  Học sinh không bị lúng túng khi gặp các trường hợp đặc biệt (Hệ vô nghiệm hoặc hệ có vô số nghiệm).
	Dùng qui tắc thế để biến đổi hệ phương trình đã cho để được một hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình một ẩn
Giải phương trình một ẩn vừa có rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ,
	

	21
	Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
 
	39
	Giúp học sinh hiểu cách biến đồi hệ phưong trình bằng quy tắc cộng đại số.
Học sinh cần nắm vững cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số. Kỹ năng giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bắt đầu nâng cao dần lên.
	Các bước giải:
1/ Nhân các vế của hai phương trình với số thích hợp (nếu cần) để các hệ số của ẩn nào đó bắng nhau hoặc đối nhau
2/ Sử dụng qui tắc cộng đại số để được một phương trình mới trong đó có một phương trình một ẩn
3/ Giải phương trình một ẩn vừa tìm được rồi suy  ra nghiệm của hệ đã cho
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.

	

	
	
	40
	Củng cố kiến thức về cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số.
Rèn kỹ năng tính toán.
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ
	

	22
	Luyện tập
	41
	Học sinh tiếp tục được củng cố cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số và phương pháp thế, và phương pháp đặt ẩn phụ
 Rèn kĩ năng giải hệ phương trình bằng các phương pháp  một cách thành thạo và lỹ năng tính toán
 Tính cẩn thận trong tính toán biến đổi tương đương, chính xác và logic hợp lý.
	Cách giải phương trình bằng phương pháp thế và phương pháp cộng đại số đã học
Qua bài tập giới thiệu cho học sinh naém phương pháp đặt ẩn phụ
Tìm điểu kiện để phương trình có nghiệm, vô nghiệm, …
Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm, …
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ
	

	
	Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
	42
	Nắm được phương pháp giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn .
Học sinh có kĩ năng giải các loại toán về chuyển động, về phép viết số, quan hệ giữa các số, … 
Giáo dục cho học sinh tư duy lập luận logic, làm việc theo qui trình.
	Các bước giải:
1/ Lập hệ phương trình 
- Chọn các ẩn (hai ẩn) và xác định điều kiện thích hợp cho từng ẩn số;
- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo các ẩn và các đại lượng đã biết;
- Lập các phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng từ đó lập hệ phương trình.
2/ Giải hệ phương trình.
3/ Trả lời: Đối chiếu với điều kiện và kết luận
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ, bảng nhóm,
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	43
	Tiếp tục củng cố kỹ năng giải các bài toán bằng cách lập hệ phương trình, giải hệ phương trình bằng các phương pháp đã học
Học sinh có kĩ năng giải các loại toán về năng suất (khối lượng công việc hoàn thành trong một đơn vị thời gian, làm chung, làm riêng). 
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ, bảng nhóm,
	

	
	Luyện tập
	44
	Củng cố và rèn kỹ năng thành thạo giải các bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
	Rèn kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, tập trung vào dạng phép viết số, quan hệ số, chuyển động.
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ
	

	24
	Luyện tập
	45
	Củng cố và rèn kỹ năng thành thạo giải các bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Cho học sinh làm thêm một số bài tập ở mức độ khó hơn.
	Học sinh được rèn luyện nhiều việc giải các bài toán có nội dung đa dạng, trong đó có nhiều bài toán thực tế  có thể giúp học sinh giải quyết được khi cần .
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ
	

	
	Kiểm tra chương
	46
	Kiểm tra việc nắm các kiến thức cơ bản trong chương. Rèn kỹ năng giải toán và tính toán.
	Kiểm tra giải hệ phương trình và giải bài toán bằng cách lập phương trình và bài toán nâng cao
	
	Đề kiểm tra phô tô.
	

	CHƯƠNG 4: HÀM SỐ Y = AX2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

	25
	
Hàm số y = ax2 (a  0)
	47
	Học sinh thấy được trong thực tế những hàm số dạng y = ax2 (a 0), từ đó biết cách tính giá trị của hàm số tương ứng với giá trị cho biết trước của biến số, nắm vững các tính chất của hàm số y = ax2 
	Tính chất của hàm số về tính đồng biến, nghịch biến trên R 
Các trường hợp hàm số nhận giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	
Bảng phụ.


	

	
	



Đồ thị của hàm số y = ax2 (a  0)
	48
	Biết được dạng đồ thị hàm số  y = ax2 (a  0) & phát biểu được chúng trong hai trường hợp a > 0 & a < 0, nắm vững tính chất của đồ thị và liên hệ được tính chất của đồ thị với tính chất của hàm số, vẽ được đồ thị của hàm số.
	
Đồ thị hàm số là đường cong đi qua gốc toạ độ và nhận trục Oy làm trục đối xứng gọi là parapol
a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất 
a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất
Khi vẽ đường cong lấy điểm O, tìm vài điểm bên phải Oy, lấy đối xứng với chúng qua Oy sau đó nối lại
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ, vẽ đồ thị hàm số H6,H7_SGK.
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	49
	

Học sinh được củng cố nhận xét về đồ thị hàm số  y = ax2 (a0) qua việc vẽ đồ thị hàm số y = ax2 (a0).

 Học sinh được rèn luyện kĩ năng vẽ đồ thị hàm số y = ax2 (a0), kĩ năng ước lượng các giá trị hay ước lượng vị trí của một số điểm biểu diễn các số vô tỉ.
Học sinh được biết thêm mối quan hệ chặt chẽ của hàm số  bậc nhất và hàm số  bậc hai, cách tìm GTLN, GTNN qua đồ thị.
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ, thước thẳng

	

	
	Luyện tập
	50
	
Học sinh được rèn luyện kĩ năng vẽ đồ thị hàm số y = ax2 (a0), kĩ năng ước lượng các giá trị hay ước lượng vị trí của một số điểm biểu diễn, kỹ năng tìm giá trị của một thành phần khi biết thành phần kia.
 Giáo dục cho học sinh ý thức vẽ đồ thị chính xác, tư duy suy luận và vận dụng vào thực tế.
	Cách vẽ đồ thị hàm số
Cách tìm một đại lượng này khi biết đại lượng kia
Tìm giao điểm của hai đồ thị y = ax2 và y = ax + b
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ, thước thẳng

	

	27
	Phương trình bậc  hai một ẩn
	51
	
Nắm được định nghĩa phương trình bậc hai, đặc biệt luôn nhớ rằng a  0 , biết phương pháp giải riêng các phương trình thuộc hai dạng đặc biệt. Biết biến đổi phương trình dạng tổng quát : ax2 + bx + c = 0 (a  0 ) về dạng:  
	
Phương trình bậc hai một ẩn có dạng ax2 + bx + c = 0 ()

Nếu c = 0 thì x1 = 0; x2 = 

Nếu b = 0 => x2 = : 

+ a, c cùng dấu thì x1,2 = 
+ a, c khác dấu thì phương trình vô nghiệm
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.


	

	
	Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
	52
	H.sinh nhớ biệt thức  = b2-4ac và nhớ kỹ điều kiện của  để p.trình vô nghiệm, có nghiệm kép, có hai nghiệm phân biệt.
Học sinh vận dụng được công thức nghiệm tổng quát của phương trình bậc hai vào giải phương trình
Rèn kuyện kỹ năng biến đổi biểu thức, tính toán và giải phương trình
	

Với ax2 + bx + c = 0 () thì  = b2 – 4ac


Nếu  > 0 thì phương trình có 2 nghiệm: 


Nếu  = 0 thì phương trình có  nghiệm kép x1 = x2 = 

Nếu  < 0 thì phương trình  vô nghiệm
Lưu ý khi a, c trái dấu thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.


	

	28
	
	53
	

Tiếp tục củng cố cho học sinh tính biệt thức  và nhớ kỹ các điều kiện của  để phương trình bậc hai một ẩn vô nghiệm, có nghiệm kép, có hai nghiệm phân biệt; Tìm công thức tổng quát cho phương trình bậc hai khuyết b hoặc c
Học sinh vận dụng được công thức nghiệm tổng quát của phương trình bậc hai vào giải phương trình (có thể lưu ý khi a, c trái dấu thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt); Cách giải phương trình bậc hai khuyết b hoặc c
	
	
	
	

	
	Luyện tập
	54
	Củng cố việc vận dụng thành thạo công thức nghiệm của phương trình bậc 2 để giải phương trình bậc hai.
Rèn kỹ năng qua việc giải nhiều bài tập .
	
Tính được biệt thức  và các trường hợp nghiệm
Cách giải phương trình bậc hai khuyết b hoặc c
Tìm điều kiện để phương trình bậc hai vô nghiệm, một nghiệm và hai nghiệm.
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.

	

	29
	Công thức nghiệm thu gọn
	55
	Học sinh thấy được lợi ích của công thức nghiệm thu gọn, học sinh xác định được biến khi cần thiết và ghi nhớ công thức tính ' , nhớ và vận dụng tốt công thức nghiệm thu gọn.

Học sinh biết tìm b’ và biết tính , x1, x2 theo công thức nghiệm thu gọn, vận dụng công thức nghiệm thu gọn vào giải các bài tập 
Giáo dục học sinh tính toán cẩn thận, chính xác và áp dụng vaûo thực tế giải toán.
	
Biết b = 2b’ và  = b’2 – ac 


Nếu  > 0 thì phương trình có 2 nghiệm: 


Nếu ’ = 0 thì phương trình có  nghiệm kép x1 = x2 = 

Nếu ’ < 0 thì phương trình  vô nghiệm
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.

	

	
	Luyện tập
	56
	Học sinh củng cố việc vận dụng công thức nghiệm thu gọn vào giải bài tập, có kỹ năng vận dụng triệt để công thức này trong mọi trường hợp có thể làm cho việc tính toán đơn giản hơn.
Học sinh tính cẩn thận và ý thức tính toán chính xác 
	
Tính được biệt thức ’ và các trường hợp nghiệm
Tìm điều kiện để phương trình bậc hai vô nghiệm, một nghiệm và hai nghiệm. 
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	
Bảng phụ.

	

	30
	Thực hành giải phương trình và hệ phương trình bằng máy tính
	57
	Cho học sinh nắm được cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính casio fx-500 MS.
 Rèn kĩ năng thực hành giải toán nhanh nhẹn chính xác
Học sinh thấy được sự tiện lợi của máy tính nhưng nên dùng nó để kiểm tra kết quả không ỷ lại vào máy.
	

Học sinh nắm được qui trình bấm phím của từng loại máy để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và giải phương trinh bậc hai một ẩn
	Thuyết trình, gởi mở vấn đáp và thực hành
	Bảng phụ, máy tình bỏ túi
	

	
	
	58
	Cho học sinh nắm được cách giải phương trình bậc hai một ẩn bằng máy tính casio fx-500 MS.
 Rèn kĩ năng thực hành phương trình nhanh nhẹn chính xác bằng máy tính giúp cho việc giải toán nhanh hơn
	
	Thuyết trình, gởi mở vấn đáp và thực hành
	Bảng phụ, máy tình bỏ túi
	

	31
	Hệ thức Vi et và ứng dụng
	59
	Học sinh nắm vững hệ thức Viet và một số trường hợp đặc biệt a + b + c = 0 và a – b + c = 0 để nhẩm nghiệm
Học sinh vận dụng được những ứng dụng của hệ thức Viet như : Biết nhẩm nghiệm đối với các phương trình bậc hai đặc biệt; biết tìm được 2 số khi biết tổng và tích của chúng .
Giáo dục học sinh tư duy suy luận logic, chính xác, cẩn thận vận dụng các trường hợp đặc biệt vào giải toán 
	
Hệ thức Vi ét: Nếu x1; x2 là hai nghiệm của phương trình bậc hai thì: 

Nếu a + b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm x1 = 1 và x2 = 

Nếu a – b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm x1 = -1 và x2 = 

Nếu hai số có tổng S và tích bằng P và S2 – 4P  0 thì hai số đó là hai nghiện của phương trình:
x2 – Sx + P = 0
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	
Bảng phụ, máy tính
	

	
	
	60
	Củng cố việc vận dụng Hệ thức Vi ét và những ứng dụng của nó trong việc giải bài tập.
Rèn học sinh kĩ năng vận dụng hệ thức Viét để tính tổng, tích các nghiệm của phương trình bậc hai, nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai trong các trường hợp a + b + c = 0, a – b + c = 0 hoặc qua tổng, tích hai nghiệm và tìm hai số khi biết tổng và tích của nó.
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	
Bảng phụ, máy tính

	

	32
	Phương trình quy về phương trình bậc hai
	61
	Học sinh nắm được các dạng phương trình có thể đưa về bậc hai; Biết cách giải một số dạng phương trình quy được về phương trình bậc hai như: phương trình trùng phương, phương trình có chứa ẩn ở mẫu thức, và dạng phương trình bậc cao có thể đưa về phương trình tích hoặc giải được nhờ ẩn phụ
 Rèn cho học sinh kỹ năng biến đổi phương trình bậc cao về các dạng phương trình đã học để giải. 
	1/ Phương trình trùng phương có dạng: ax4 + bx2 + c = 0
Cách giải: đặt t = x2 > 0 ta được phương trình: at2 + bt + c = 0 -> tìm t -> giải phương trình x2 = t 
2/ Phương trình chứa ẩn ở mẫu:
Tìm ĐKXĐ
Quy đồng và khử mẫu
Giải phương trình vừa nhận được
Kết luận: (so với ĐKXĐ để chọn nghiệm)
3/ Phương trình tích:
Phân tích đa thức thành nhân tử đưa vế dạng A(x).B(x) = 0
Cho A(x) = 0 và B(x) = 0 rồi lấy tất cả các nghiệm của chúng
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ, máy tính



	

	
	
	62
	Củng cố cho học sinh cách giải một số dạng phương trình qui được về phương    trình bậc hai: Phương trình trùng phương, phương trình chứa ẩn ở mẫu, phương, phương trình tích, một số dạng phương trình bậc cao 	
Tư duy linh hoạt, chính xác, cẩn thận.
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	
Bảng phụ, máy tính

.

	

	33
	Giải bài toán bằng cách lập phương trình
	63
	Học sinh được củng cố tiếp tục về giải bài toán bằng cách lập phương trình: Học sinh biết chọn ẩn, đặt điều kiện cho ẩn; Biết phân tích mối quan hệ giữa các đại lượng để lập phương trình bài toán; Biết trình bày bài giải của một bài toán bậc hai. 
Rèn luyện cho học sinh kỹ năng phân tích bài toán, trình bày bài toán thông qua các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Tư duy suy luận logic, tính cẩn thận, chính xác và mối quan hệ các đại lượng.
	Các bước giải:
1/ Lập phương trình 
- Chọn các ẩn (hai ẩn) và xác định điều kiện thích hợp cho từng ẩn số;
- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết;
- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng 
2/ Giải phương trình.
3/ Trả lời: Đối chiếu với điều kiện và kết luận
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	
Bảng phụ, máy tính

	

	
	
	64
	Học sinh được tiếp tục củng cố cách giải bài toán bằng cách lập phương trình qua bước phân tích đề bài , tìm ra mối liên hệ giữa các dữ kiện trong bài toán để lập phương trình  
Học sinh biết trình bày bài giải của một bài toán bậc hai.
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	
Bảng phụ, máy tính

	

	34
	Luyện tập
	65
	Học sinh được tiếp tục luyện kĩ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình  qua bước phân tích đề bài , tìm ra mối liên hệ giữa các dữ kiện trong bài toán để lập phương trình  
Thành thạo việc giải bài toán bằng cách lập phương trình  
Học sinh biết trình bày bài giải của một bài toán bậc hai.
	1/ Lập phương trình 
- Chọn các ẩn (hai ẩn) và xác định điều kiện thích hợp cho từng ẩn số;
- Biểu diễn các đại lượng theo ẩn 
- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng 
2/ Giải phương trình.
3/ Trả lời: 
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	
Bảng phụ, máy tính

	

	
	Ôn tập chương 
	66
	Ôn tập một cách hệ thống lí thuyết của chương:
Rèn kĩ năng giải phương trình bậc hai, trùng phương, phương trình chứa ẩn ở mẫu, phương trình tích, giải bài toán bằng cách lập phương trình, …
Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận và cách trình bày bài toán.

	
Tính chất và dạng đồ thị của hàm số  y = ax2 (a 0)
Các công thức nghiệm của phương trình bậc hai
Hệ thức Vi-et và vận dụng để tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai. Tìm hai số biết tổng và tích của chúng. 
 Giới thiệu với học sinh giải phương trình bậc hai bằng đồ thị 
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	
Bảng phụ, máy tính

	

	35
	Kiểm tra chương
	67
	Kiểm tra việc nắm vững các kiến thức cơ bản về căn bậc hai, vận dụng các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai, thực hiện các phép tính, rút gọn biểu thức chứng minh đẳng thức,
Trình bày bài giải rõ ràng, nhanh nhẹn, chính xác.
Tính trung thực nghiêm túc trong làm bài.
	Kiểm tra tính chất, vẽ đổ thị hàm số y = ax2, giải phương trình bậc hai và các dạng phương trình đã học và giải bài toán bằng cách lập phương trình và bài toán nâng cao
	
	Đề kiểm tra phô tô.
	

	
	Ôn tập cuối năm
	68
	Học sinh được ôn tập các kiến thức cơ bản về căn bậc 2, căn bậc 3, hàm số bậc nhất, hệ 2 phương trình bậc nhất hai ẩn,  Rèn kỹ năng vận dụng các kiến thức đã ôn vào các bài tập tổng hợp.
	Ôn tập chương 1, 2 và chủ yếu là chương 3
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Các câu hỏi ôn tập.
Bảng phụ
	

	36
	Ôn tập cuối năm 
	69
	Học sinh được ôn tập các kiến thức cơ bản về  hàm số y = ax2 (a 0) , p.trình bậc hai 1 ẩn.
Rèn kỹ năng vận dụng các kiến thức đã ôn vào các bài tập tổng hợp.
	Ôn tập chương 4 một số dạng toán cơ bản trong chương 
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Các câu hỏi ôn tập.
Bảng phụ
	

	37
	Kiểm tra cuối năm 
	70
	Kiểm tra các kiến thức cơ bản đã học (chủ yếu ở kỳ II).
Rèn ý thức tự giác, tự lập, nghiêm túc cho học sinh trong kiểm tra, thi 
	Các kiến thức cơ bản đã học (chủ yếu ở kỳ II).
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Các đề kiểm tra, phô tô.
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	CHƯƠNG 1: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

	
	Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
	01
	Học sinh cần nhận được biết được các cặp tam giác vuông đồng dạng trong hình 1-trang 64 SGK.
Biết thiết lập các hệ thức b2 = ab' ; c2 = ac' ; h2 = b'c' và củng cố định lý Py ta go  a2 = b2 + c2 .
Biết vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập.
	Nắm được các hệ thức:
a2 + b2 = c2
b2 = ab’; = ac’
h2 = b'c' 
bc = ah


Vận dụng vảo giải bài tập
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, êke
	

	
	
	02
	 Củng cố định lý 1 và 2 về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

H.sinh biết thiết lập các hệ thức bc = ah và  dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
Biết vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập.
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, êke
	

	02
	Luyện tập
	03
	Củng cố các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
Biết vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập.
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, êke
	

	
	
	04
	Tiếp tục củng cố các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
Biết vận dụng các hệ thức trên để giải các bài tập tổng hợp.
	Vận dụng các hệ thức trên để tính toán, chưng minh và giải toán hình học

	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, êke
	

	03
	Tỉ số lượng giác của góc nhọn
	05
	Học sinh nắm vững các công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn. Tính được các tỉ số lượng giác của góc 450 và góc 600 thông qua ví dụ 1 và ví dụ 2.
Biết vận dụng vào giải các bài tập có liên quan.
	Định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn:


Định lí 




sin = cos; cos = sin




tg  =  cotg; cotg = tg
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, êke, máy tính bỏ túi
	

	
	
	06
	Củng cố các công thức, định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn.
Nắm vững các hệ thức liên hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
Biết dựng các góc khi cho một trong các tỉ số lượng giác của nó.
Biết vận dụng vào giải các bài tập có liên quan.
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, êke máy tính bỏ túi
	

	04
	Luyện tập
	07
	Rèn cho học sinh kỹ năng dựng góc khi biết một trong các tỉ số lượng giác của nó.
Sử dụng định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn để chứng minh một số công thức lượng giác đơn giản.
Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập có liên quan.
	
Củng cố về tỉ số lượng giác của góc nhọn và tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau vào giải các bài tập cụ thể
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, êke, máy tính bỏ túi
	

	
	Bảng lượng giác
	08
	Học sinh hiểu được cấu tạo của bảng lượng giác dựa trên quan hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
Thấy được tính đồng biến của sin và tang, tính nghịch biến của côsin và côtang (khi góc , tăng từ 00 đến 900 
(00 <  < 900) thì sin và tang tăng còn côsin và côtang giảm).
Có kỹ năng tra bảng hoặc dùng máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác khi cho biết số đo góc.
	Cấu tạo của bảng lượng giác.
Cách dùng bảng:
a) Cách tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước bằng bảng số
b) Tìm số đo của góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác  của góc đó

	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, êke máy tính bỏ túi, bảng số
	

	05
	
	09
	Học sinh  được củng cố kỹ năng tìm tỉ số lượng giác  của 1 góc nhọn cho trước 

Học sinh có kỹ năng tra bảng hoặc dùng máy tính bỏ túi để tìm góc  khi biết tỉ số lượng giác  của nó Giúp học sinh tăng khả năng nhanh nhẹn, nhạy bén
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, êke máy tính bỏ túi, bảng số
	

	
	Luyện tập
	10
	Học sinh có kỹ năng tra bảng hoặc dùng máy tính bỏ túi để tìm tỉ số lượng giác khi cho biết số đo góc và ngược lại tìm số đo góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó.

	Dùng bảng hoặc máy tính bỏ túi để tìm tỉ số lượng giác của  một góc và tìm số đo một góc
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ, thước thẳng, êke máy tính bỏ túi
	

	06
	Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	11
	Học sinh thiết lập được và nắm vững các hệ thức giữa cạnh và góc của một tam giác vuông.
Học sinh có kỹ năng vận dụng các hệ thức trên để giải một số bài tập, thành thạo việc tra bảng hoặc sử dụng máy tính bỏ túi và cách làm tròn số.
Học sinh thấy được việc sử dụng các tỉ số lượng giác để giải quyết một số bài toán thực tế.
	+ Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng :
- Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với cosin góc kề 
- Cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc nhân với côtang góc kề .
+ Áp dụng giải tam giác vuông nếu ta biết được 2 yếu tố của tam giác vuông đó
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, êke, máy tính bỏ túi
	

	
	
	12
	Học sinh hiểu được thuật ngữ "giải tam giác vuông" là gì ?.
Học sinh vận dụng được các hệ thức trên trong việc giải tam giác vuông.
Học sinh thấy được việc ứng dụng các tỉ số lượng giác để giải một số bài toán thực tế.
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, êke máy tính bỏ túi
	

	07
	
	13
	Học sinh vận dụng được các hệ thức trong việc giải tam giác vuông.
Học sinh được thực hành nhiều về áp dụng các hệ thức, tra bảng hoặc sử dụng máy tính bỏ túi, cách lảm tròn số.
Rèn kỹ năng giải và trình bày bài tập.
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, êke, máy tính bỏ túi
	

	
	Luyện tập
	14
	Biết  vận dụng các hệ thức và thấy được ứng dụng các tỉ số lượng giác để giải quyết các bài toán thực tế.
Rèn kỹ năng giải và trình bày bài tập.
	Vận dụng được các hệ thức trong việc giải tam giác vuông, tính các góc và các cạnh của tam giác thường băng cách đưa vào tam giác vuông. 
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, êke máy tính bỏ túi
	

	08
	Ứùng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời
	15
	H.sinh biết xác định chiều cao của một vật thể mà không cần lên điểm cao nhất của nó.
Rèn kỹ năng đo đạc thực tế, rèn ý thức làm việc tập thể.
	Học sinh biết cách xác định chiều cao của một vật thể mà không cần lên điểm cao nhất của nó và cách đo khoảng cách 2 điểm mà không thể tới được, thực hiện đo và tính toán cụ thể
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ, giác kế, thước dây, máy tính bỏ túi
	

	
	
	16
	Biết xác định khoảng cách giữa hai điểm, trong đó có một điểm khó tới được.
Rèn kỹ năng đo đạc thực tế, rèn ý thức làm việc tập thể.
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ, giác kế, thước dây, máy tính bỏ túi
	

	09
	Ôn tập chương
	17
	Hệ thống hoá các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
Hệ thống hoá các công thức định nghĩa, các tỉ số lượng giác của một góc nhọn và quan hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
Rèn luyện kỹ năng tra bảng (hoặc sử dụng máy tính bỏ túi) để tra hoặc tính các tỉ số lượng giác hoặc số đo góc.
	Ôn tập các hệ thức liên quan cạnh và đường cao, liên hệ cạnh và góc, và giải tam giác vuông, tính toán tìm tỉ số lượng giác, tìm góc,…
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, êke máy tính bỏ túi
	

	
	
	18
	Hệ thống hoá các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
Rèn luyện kỹ năng dựng góc  khi biết một tỉ số lượng giác của nó, kỹ năng giải tam giác vuông và vận dụng vào tính chiều cao, chiều rộng của vật thể trong thực tế. 
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, êke, máy tín bỏ túi
	

	10
	Kiểm tra chương 1
	19
	   Kiểm tra việc nắm các kiến thức cơ bản trong chương. Đánh giá và phân loại được học sinh. 
Rèn tính cẩn thận, chính xác khi giải toán, khả năng làm việc độc lập.
	Các hệ thức liên quan cạnh và đường cao, liên hệ cạnh và góc, và giải tam giác vuông, tính toán tìm tỉ số lượng giác, tìm góc,…
	
	Chuẩn bị bài kiểm tra phô tô.

	

	
	CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

	
	Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn 
	20
	Học sinh nắm được định nghĩa đường tròn, các cách xác định một đường tròn, đường tròn ngoại tiếp tam giác và tam giác nội tiếp đường tròn.
Học sinh nắm được đường tròn là hình có tâm đối xứng có trục đối xứng.
Học sinh biết vận dụng kiến thức vào thực tế.
	Đường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng R (R > 0)
Qua 3 điểm không thẳng hàng, ta vẻ được một và chỉ một đường tròn
Tâm đối xứng của đường tròn là tâm của đường tròn đó
Bất kỳ đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	11
	
	21
	Học sinh nắm được đường tròn là hình có tâm đối xứng có trục đối xứng.
Học sinh biết cách dựng đường tròn đi qua 3 điểm không thẳng hàng. Biết chứng minh một điểm nằm trên, nằm bên trong, nằm bên ngoài đường tròn.
Học sinh biết vận dụng kiến thức vào thực tế.
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	
	Đường kính và dây của đường tròn
	22
	Học sinh nắm được đường kính là dây lớn nhất trong các dây của đ.tròn, nắm được hai định lý về đường kính vuông góc với dây và đường kính đi qua trung điểm của một dây, đường kính vuông góc với dây.
Rèn luyện kỹ năng lập mệnh đề đảo, kỹ năng suy luận và chứng minh.
	Trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất là đường kính .
Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy
Đướng kinh đi qua trung điểm một dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây ấy
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	12
	Luyện tập
	23
	Rèn học sinh kĩ năng vẽ hình, suy luận, chứng minh hình học bằng phân tích đi lên.
Rèn học sinh tính cẩn thận, chính xác trong vẽ hình và tính toán; tư duy và sáng tạo trong việc giải quyết các bài toán.
	Khắc sâu kiến thức: Đường kính là dây lớn nhất của đường tròn và các định lí về quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây của đường tròn qua một số bài tập.
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	
	Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
	24
	Học sinh nắm được các định lý về liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây của một đường tròn.
Học sinh biết vận dụng các định lý trên để so sánh độ dài hai dây, so sánh các khoảng cách từ tâm đến dây.
Rèn luyện tính chính xác trong suy luận và chứng minh.
	Trong 1 đường tròn :
a/ Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm và ngược lại
b/ Dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn và ngước lại 
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	13
	Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn 
	25
	Học sinh nắm được vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, các khái niệm tiếp tuyến, tiếp điểm. 
Học sinh biết vận dụng các kiến thức được học trong giờ để nhận biết các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
Thấy được 1 số hình ảnh về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn trong thực tế
	Đường thẳng  và đường tròn:
- cắt nhau nếu chúng có 2 điểm chung  (d < R)
- tiếp xúc nhau nếu chúng có 1 điểm chung (d = R)
- không giao nhau  nếu chúng không có điểm chung (d > R)
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	
	Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn 
	26
	Học sinh nắm được các dấu  hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
Học sinh biết vẽ tiếp tuyến tại một điểm của đường tròn, vẽ tiếp tuyến đi qua một điểm nằm bên ngoài đường tròn.
	Một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn khi đường thẳng và đường tròn chỉ có một điểm chung.
Nếu d = R thì đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn.
Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm ấy thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn.
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	14
	Luyện tập
	27
	Rèn luyện kỹ năng nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
Rèn kỹ năng chứng minh, kỹ năng giải bài tập dựng tiếp tuyến .
	Củng cố các vị trí giữa đường thẳng và đường tròn, dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	
	

Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
	28
	Học sinh nắm được các tính chất của hai t.tuyến cắt nhau.
Nắm được thế nào là đường tròn nội tiếp tam giác, tam giác ngoại tiếp đường tròn, hiểu được đường tròn bàng tiếp tam giác.
Biết vẽ đ.tròn nội tiếp 1 tam giác cho trước.
	Nếu 2 tiếp tuyến cuả 1 đường tròn cắt nhau tại 1 điểm  thì:
+ Điểm đó cách đều 2 tiếp điểm .
+Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi 2 tiếp tuyến .
+Tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi 2 bán kính đi qua các tiếp điểm .
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	15
	
	29
	Củng cố các tính chất của tiếp tuyến đường tròn, đường.tròn nội tiếp tam giác.
Rèn luyện kỹ năng về hình, vận dụng các tính chất của tiếp tuyến vào các bài tập về tính toán và chứng minh.
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	
	Vị trí tương đối của hai đường tròn
	30
	Học sinh nắm được ba vị trí tương đối của 2 đường tròn, tính chất của 2 đường tròn tiếp xúc nhau (tiếp điểm nằm trên đường nối tâm), tính chất của 2 đ.tròn cắt nhau (hai giao điểm đối xứng nhau qua đường nối tâm).
Biết vận dụng tính chất 2 đường tròn cắt nhau, tiếp xúc nhau vào các bài tập về tính toán và chứng minh.
	Ba vị trí của 2 đường tròn:
- Hai đường tròn cắt nhau  là 2 đường tròn có 2 điểm chung .
- Hai đường tròn tiếp xúc nhau là 2 đường tròn chỉ có 1 điểm chung
- Hai đường tròn không giao nhau là 2 đường tròn không có  điểm chung
Tính chất đoạn nối tâm:
a) Nếu 2 đường tròn cắt nhau thì 2 giao điểm đối xứng nhau qua đường nối tâm, tức là đường nối tâmlà đường trung trực của dây chung.
b) Nếu 2 đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm.
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	16
	
	31
	Học sinh nắm được hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính của 2 đường tròn ứng với từng vị trí tương đối của 2 đường tròn. 
Hiểu được khái niệm tiếp tuyến chung của 2 đường tròn.
Biết vẽ 2 đường tròn tiếp xúc ngoài, tiếp xúc trong.
Biết vẽ tiếp tuyến chung của 2 đường tròn .
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	
	
	32
	Củng cố các kiến thức về vị trí tương đối của 2 đường tròn, tính chất của đường nối tâm, tiếp tuyến chung của 2 đường tròn 
 Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, phân tích, chứng minh thông qua các bài tập .
 Cung cấp cho học sinh một vài ứng dụng thức tế của vị trí tương đối của 2 đường tròn, của đường thẳng và đường tròn.
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	17
	Bài tập
	33
	Học sinh được ôn tập lại các kiến thức đã học về tính chất đối xứng của đường tròn, liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây, về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, của 2 đường tròn 
 
Giáo dục ý thức tự giác tích cực, tìm tòi cách giải và tư duy suy luận logic.
	Vận dụng các kiến thức đã học vào các bài tập tính toán và chứng minh, cách phân tích tìm lời giải bài toán và trình bày lời giải, làm quen với dạng bài tập về tìm vị trí của một điểm để một đoạn thẳng có độ dài lớn nhất
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	
	Ôn tập học kỳ 1
	34
	Vận dụng các kiến thức đã học vào b.tập tổng hợp về chứng minh và tính toán.
Rèn luyện cách vẽ hình, phân tích tìm lời giải và trình bày bài giải, chuẩn bị cho bài kiểm tra học kỳ 1 môn toán.
	Ôn tập cho học sinh công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của 1 góc nhọn và một số tính chất của tỉ số lượng giác, các hệ thức lượng trong tam giác vuông; Ôn tập, hệ thống hoá các kiến thức về đường tròn đã học trong chương II
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	18
	Kiểm tra học kỳ 1
	35
	Kiểm tra sự tiếp thu kiến thức của học sinh trong HK I.
Tính trung thực, nghiêm túc, cẩn thận, tự tin trong thi cử
	Giải các bài toán đại số và hình học trong HK I
	
	Đề thi
	

	19
	Trả bài kiểm tra học kỳ 1
	36
	Đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua kết quả kiểm tra HKI 
Hướng dẫn học sinh giải và trình bày chính xác bài làm, rút kinh nghiệm để tránh những sai sót phổ biến, những lỗi sai điển hình .
Giáo dục tính chính xác, cẩn thận, khoa học cho học sinh.
	Hướng dẫn học sinh giải và trình bày chính xác bài làm, rút kinh nghiệm để tránh những sai sót phổ biến, những lỗi sai điển hình .

	
	Đáp án và những sai lầm của học sinh để sửa chữa
	

	20
	CHƯƠNG 3: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

	
	Góc ở tâm. Số đo cung
	37
	Nhận biết được góc ở tâm, có thể chỉ ra hai cung tương ứng trong đó có 1 cung bị chắn, thành thạo cách đo góc ở tâm bằng thước đo góc, hiểu và vận dụng được định lý về cộng 2 cung, biết phân chia trường hợp để tiến hành chứng minh.
	- Góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn được gọi là góc ở tâm.
- Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó. Số đo của nửa đường tròn bằng 1800
- Hai cung được gọi là bằng nhau nếu chúng có số đo bằng nhau, cung nào có số đo lớn hơn được gọi là cung lớn hơn.
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	
	
	38
	Củng cố các kiến thức về góc ở tâm, so sánh 2 cung trên 1 đ.tròn, cách cộng 2 cung.
Rèn kỹ năng chứng minh, lập luận có căn cứ hợp lôgíc, biết đo vẽ cẩn thận.
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	21
	Liên hệ giữa cung và dây
	39
	Biết sử dụng các cụm từ  "Cung căng dây" và "Dây căng cung" phát biểu được định lý 1 và 2 , chứng minh được định lý 1, hiểu được vì sao định lý 1 và 2 chỉ phát biểu với các cung nhỏ trong một đường tròn hay hai đường tròn trùng nhau.
	Trong 1 đường tròn:
Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau và ngược lại
Cung lớn hơn căng dây lớn hơn và ngược lại
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	
	Góc nội tiếp 
	40
	Học sinh cần biết được những góc nội tiếp trên 1 đường tròn và phát biểu được định nghĩa về góc nội tiếp, phát biểu và chứng minh được định lý về số đo của góc nội tiếp.
	Định nghĩa góc nội tiếp, cung bị chắn
Định lý về tính chất góc nội tiếp và các hệ quả
Nhận dạng được và áp dụng tính chất vào giải bài tập
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	22
	
	41
	Củng cố các  kiến thức về sự liên hệ giữa dây và cung, định nghĩa góc nội tiếp và định lý về số đo góc nội tiếp, Học sinh biết vẽ hình và chứng minh các bài tập trong SGK
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	
	Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
	42
	Nhận biết góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, phát biểu và chứng minh được định lý về số đo của góc tạo bở tia tiếp tuyến và dây cung, biết phân chia các trường hợp để tiến hành chứng minh định lý, phát biểu được định lý đảo và chứng minh định lý đảo.
	Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn.
Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	23
	Luyện tập 
	43
	Học sinh được củng cố kiến thức về góc toạ bởi tiếp tuyến và dây cung, vận dụng được định lý về số đo của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung trong việc giải bài tập.
	Củng cố cho học sinh khái niệm và định lý, hệ quả về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung; nhận biết góc giữa tia tiếp tuyến và một dây và áp dụng các định lí vào giải bài tập 
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	
	Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.
	44
	Học sinh nhận biết được góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn, phát biểu và chứng minh được định lý về số đo của góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn, chứng minh đúng chặt chẽ, trình bày rõ ràng.
	Nhận dạng được góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn
Số đo của góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo 2 cung bị chắn
Số đo của góc có đỉnh nằm bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo 2 cung bị chắn
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	24
	
	45
	Củng cố các  kiến thức về góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn.
Ren kỹ năng lập luận chặt chẽ, trình bày rõ ràng thành thạo, chứng minh các bài tập áp dụng ở SGK 
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	
	Cung chứa góc
	46
	Học sinh hiểu quỹ tích cung chứa góc, biết vận dụng cặp mệnh đề thuận, đảo của quỹ tích này để giải toán.
Biết trình bày lời giải của 1 bài toán quỹ tích, bao gồm phần thuận, phần đảo và kết luận.
	




- Với đoạn thẳng AB và góc(00<<1800) cho trước thì quỹ tích các điểm M thoả mãn  =  là 2 cung chứa góc  dựng trên đoạn AB.
- Cách giải bài toán quỹ tích: 
Gồm 3 bước: Phần thuận; Phần đảo; Kết luận. (Chú ý hạn chế quỹ tích)
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	25
	
	47
	Củng cố các  kiến thức về quỹ tích cung chứa góc, học sinh biết cách giải 1 bài toán về dựng cung chứa góc trên một đoạn thẳng, vận dụng thành thạo cung chứa góc vào bài toán dựng hình, bước đầu biết trình bày 1 bài toán quỹ tích. 
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	
	Tứ giác nội tiếp
	48
	Hiểu được thế nào là tứ giác nội tiếp đường tròn, biết có những tứ giác nội tiếp được và có những tứ giác không nội tiếp được. Sử dụng được tính chất của tứ nội tiếp trong làm toán và thực hành.
	Tứ giác có 4 đỉnh nằm trên đường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn.
Trong một tứ giác nội tiếp tổng số đo hai góc đối diện bằng 1800 
Nếu một tứ giác có tổng số đo 2 góc đối diện bằng 1800 thì tứ giác đó nội tiếp trong một đường tròn. 
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	26
	
	49
	Củng cố các  kiến thức về tứ giác nội tiếp , vận dụng và chứng minh thành thạo các bài tập trong SGK
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	
	Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
	50
	Hiểu được định nghĩa, khái niệm, tính chất chất của đường tròn ngoại tiếp (nội tiếp), biết vẽ tâm của đa giác đều từ đó vẽ được đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp, một đa giác đều cho trước.
	Định nghĩa đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp
Bất kỳ đa giác đều nào cũng có một và chỉ một đường tròn ngoại tiếp, có một và chỉ một đường tròn nội tiếp
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	27
	Luyện tập
	51
	Củng cố cho học sinh về đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp của đa giác, khi nào thì tứ giác có đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp
Rèn học sinh kỹ năng vẽ đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp của đa giác và cách tính bán kính đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp của các đa giác đều
	Nhận dạng được đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp
Vẽ được đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp
Tính bán kính đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp  các đa giác đều
	
	
	

	
	Độ dài đường tròn, cung tròn
	52
	Học sinh nhớ công thức tính độ dài đường tròn C = 2.R hoặc   C = .d , biết cách tính độ dài cung tròn, biết được số  là gì, giải được một số bài toán thực tế.
	Độ dài C của một đường tròn bán kính R được tính theo công thức: 


C = 2R   hay C =d
d: là đường kính

Độ dài của cung có góc ở tâm là n0 là : 
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	28
	
	53
	Học sinh biết vận dụng công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn để giải một số bài toán.
Hoàn thành và củng cố hệ thống bài tập, 
Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức toán học vào thực tế
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	
	Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
	54
	Học sinh nhớ công tính diện tích hình tròn, bán kính R là : S = .R2, biết cách tính diện tích quạt tròn và vận dụng được công thức vào giải toán.
	Công thức tính diện tích hình tròn 



Cách tính diện tích hình quạt tròn: 
 
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	29
	
	55
	Củng cố việc áp dụng công thức tính diện tích hình tròn và quạt tròn vào giải các b.toán cụ thể.
Rèn kỹ năng trình bày bài toán và giải quyết các bài toán thực tế.
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	
	Ôn tập chương
	56
	Hệ thống hoá các kiến thức của chương, vận dụng kiến thức vào giải toán.
Rèn kỹ năng vẽ hình và giải toán, luyện tập kỹ năng đọc hình, vẽ hình, làm bài tập trắc nghiệm và các dạng bài tập ứng dụng kiến thức đã học để chứng minh, tính toán
	Ơn tập các kiến thức của chương về: Số đo cung, liên hệ giữa cung, dây và đường kính; Các loại góc với đường tròn; Tứ giác nội tiếp; Cách tính độ dài đường tròn, cung tròn, dịên tích hình tròn, quạt tròn .
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, com pa
	

	30
	Kiểm tra chương
	57
	Kiểm tra kĩ năng tính toán, kĩ năng vận dụng các định lý, định nghỉa để tính toán số đo góc, chứng minh nội tiếp, chứng minh tiếp tuyến, ... Kiểm tra học sinh cách trình bày bài giải hình học
Giáo dục học sinh tính trung thực trong kiểm tra, tính tự  tin trong kiểm tra.
	Kiểm tra việc nắm kiến thức chương 3 của học sinh, kiểm tra các kiến thức liên quan góc với đường tròn, đường tròn nội, ngoại tiếp, tứ giác nội tiếp, …
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng
	

	
	CHƯƠNG 4: HÌNH TRỤ. HÌNH NÓN. HÌNH CẦU

	
	Hình trụ, diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
	58
	Học sinh nhớ lại và khắc sâu k.niệm về hình trụ, nắm chắc và sử dụng thành thạo công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình trụ. Sử dụng thành thạo các thuật ngữ mới.
	
Sxq =2r.h


STP =2rh + 2r2

V = Sd.h =.r2.h 
Với r là bán kính đáy.
h là chiều cao hình trụ.


	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng
	

	31
	
	59
	Học sinh được củng cố và khắc sâu các kiến thức về hình trụ, nắm chắc và sử dụng thành thạo các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích trong việc giải các bài tập 
	
	
	Bảng phụ.thước thẳng
	

	
	Hình nón. Hình nón cụt. DTXQ và TT của hình nón, hình nón cụt
	60
	Học sinh được giới thiệu và ghi nhớ các khái niệm về hình nón: đáy; mặt xung quanh; đường sinh; đường cao; mặt cắt song song với đáy của hình nón và có khái niệm về hình nón cụt. 
 Nắm chắc và biết sử dụng công thức tính diện tích xung quanh; diện tích toàn phần và thể tích của hình nón; hình nón cụt.
	
Squaït =  

Sxq = rl


STP = Sxq + Sñ = rl + r2
Diện tích xung quanh của hình chóp đều là: Sxq = p.d
Với p là nửa chu vi đáy.
 d là trung đọan của hình chóp.

VH.noùn =   

Sxq nón cụt  = . (r1 – r2)l

Vnoùn cụt = h ( r12 + r22 + r1.r2)
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng
	

	32
	
	61
	Thông qua bài tập học sinh hiểu hơn các khái niệm về hình nón. Cung cấp cho học sinh  một số kiến thức thực tế về hình nón
Học sinh được luyện kĩ năng phân tích đề bài, áp dụng các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình nón cùng các công thức suy diễn của nó .
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng
	

	
	Luyện tập
	62
	Học sinh được luyện kĩ năng phân tích đề bài, áp dụng các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình nón cùng các công thức suy diễn của nó
Giáo dục cho học sinh về tư duy hình học không gian thông qua việc rèn óc quan sát, phân tích.
	Tiếp tục củng cố cho học sinh về các khái niệm về hình nón. Thông qua bài tập cung cấp cho học sinh  một số kiến thức thực tế về hình nón

	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng
	

	33
	Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
	63
	Học sinh nhớ lại và nắm chắc các khái niệm của hình cầu: Tâm, bán kính, đường kính, đường tròn lớn, mặt cầu. 
Học sinh  hiểu được mặt cắt của hình cầu bởi một mặt phẳng luôn là một hình tròn. Nắm vững công thức tình diện tích mặt cầu. Thấy được ứng dụng thực tế của hình cầu.
	Nửa đường tròn trong phép quay nói trên tạo nên mặt cầu. 
Điểm O được gọi là tâm; R là bán kính của hình cầu hay mặt cầu.
Hình cầu có thiết diện là hình tròn


= 

V = 
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, mô hình
	

	
	
	64
	Vận dụng được công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
Thấy được các ứng dụng của các công thức trên trong thực tế.
	
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng mô hình
	

	34
	Luyện tập
	65
	Học sinh được củng cố các kiến thức về hình cầu và vận dụng thành thạo công thức tính d.tích mặt cầu và thể tích hình cầu vào các bài toán cụ thể, thấy được mối quan hệ giữa toán học và thực tế.
	Công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu, vận dụng thành thạo công thức tính diện tích mặt cầu và công thức tính thể tích hình cầu.
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, mô hình
	

	
	Luyện tập
	66
	Củng cố cho học sinh các khái niệm về hình trụ, hình nón, hình cầu và các yếu tố trên mỗi hình.
Rèn kỹ năng vận dụng các công thức vào việc giải toán.
	Vận dụng thành thạo công thức tính diện tíchvà công thức tính thể tích các hình vào giải toán
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, mô hình
	

	35
	Ôn tập chương 
	67
	Hệ thống hoá các khái niệm về hình trụ, hình nón, hình cầu và các yếu tố trên mỗi hình.
Rèn kỹ năng vận dụng các công thức vào việc giải toán.
	Các kiến thức đã học trong chương, vận dụng thành thạo công thức tính diện tíchvaø công thức tính thể tích các hình vào giải toán
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng, MH
	

	
	Ôn tập cuối năm
	68
	Học sinh được ôn tập các kiến thức cơ bản đã học, vận dụng thành thạo các kiến thức đó trong việc giải các bài tập .
Rèn kỹ năng vẽ hình, chứng minh lập luận có căn cứ.
	Các kiến thức đã học trong 2 chương của học kì 2, vận dụng thành thạo váo giải các dạng toán chứng minh, tính toán
	Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
	Bảng phụ.thước thẳng
	

	36
	Kiểm tra cuối năm
	69
	Kiểm tra sự tiếp thu kiến thức của học sinh trong HK II.
Tính trung thực, nghiêm túc, cẩn thận, tự tin trong thi cử
	Giải các bài toán đại số và hình học trong HK II
	
	Đề thi
	

	37
	Trả bài kiểm tra cuối năm
	70
	Đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua kết quả kiểm tra HKII
Hướng dẫn học sinh giải và trình bày chính xác bài làm, rút kinh nghiệm để tránh những sai sót phổ biến, những lỗi sai điển hình .
Giáo dục tính chính xác, cẩn thận, khoa học cho học sinh.
	Hướng dẫn học sinh giải và trình bày chính xác bài làm, rút kinh nghiệm để tránh những sai sót phổ biến, những lỗi sai điển hình .

	
	Đáp án và những sai lầm của học sinh để sửa chữa
	




	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN											NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
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